Chương 1

Những vấn đề lý luận chung về Nghiên Cứu Khoa học

và Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa học Giáo Dục

1.1. Khái quát chung về nghiên cứu khoa học

1.1.1. Khái niệm về nghiên cứu khoa học


a. Khái niệm về khoa học
Khoa học là hệ thống những tri thức được hệ thống hoá, khái quát hoá từ thực tiễn và được nó kiểm nghiệm. Nội dung của nó phản ánh dưới dạng logic, trừu tượng và khái quát toàn bộ những thuộc tính, những cấu trúc, những mối liên hệ bản chất, những quy luật của tự nhiên, xã hội và tư duy. Tri thức khoa học còn bao gồm hệ thống những  tri thức về những phương thức tác động một cách có kế hoạch đến thế giới đối tượng cũng như nhận thức và làm biến đổi nói nhằm phục vụ lợi ích của con người.

- Sự phát triển của khoa học 

Quá trình phát triển của khoa học được diễn ra theo hai xu hướng ngược chiều nhau nhưng không loại trừ  mà thống nhất với nhau là tích hợp  và phân lập tri thức. Sự phân lập các tri thức khoa học thành những nghành khoa học khác nhau tức là từ một khoa học ban đầu đã tiến hành tách ra thành những khoa học mới. Sự tích hợp những tri thức của các ngành  khoa học lại thành một hệ thống chung theo một tiêu chí xác định.

- Phân biệt khoa học, kỹ thuật, công nghệ

 Khoa học là hệ thống những tri thức chung về bản chất và quy luật của thế giới tự nhiên tự nhiên, xã hội và tư duy cũng như những phương thức tác động làm biến đổi và cải tạo chúng theo lợi ích của con người. Các tiêu chí nhận để biết một khoa học hoặc bộ môn khoa học là nó phải có đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu riêng và phục vụ một mặt nhất định của thực tiễn 

Đối tượng nghiên cứu là bản thân sự vật hoặc hiện tượng được đặt trong phạm vi quan  tâm của các hoạt động nghiên cứu khoa học.

Có một hệ thống tri thức khoa học bao gồm những khái niệm, phạm trù, quy luật, định luật, định lý, quy tắc… Hệ thống lý thuyết của một bộ môn khoa học thường gồm bộ phận riêng có đặc trưng cho bộ môn khoa học đó và bộ phận kế thừa từ các khoa học khác. Có một hệ thống phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu xác định theo đặc thù các của bộ môn khoa học. Có mục đích ứng dụng. Do khoảng cách giữa khoa học và đời sống ngày càng rút ngắn mà người ta dành nhiều mối quan tâm tới mục đích ứng dụng. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, người nghiên cứu chưa biết trước được mục đích ứng dụng chẳng hạn có nghiên cứu cơ bản thuần túy. Vì vậy, không nên vận dụng một cách máy móc tiêu chí này. 

Kỹ thuật được hiểu là việc ứng dụng bất kỳ kiến thức kinh nghiệm hoặc kỹ năng có tính chất hệ thống hoặc thực tiễn được sử dụng cho việc chế tạo ra sản phẩm hoặc để áp dụng chúng vào các quá trình sản xuất, quản lý hoặc thương mại, công nghiệp hoặc trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Thuật ngữ kỹ thuật mang một ý nghĩa hẹp hơn. Nó chỉ những yếu tố vật chất mà con người tác dụng vào vật thể, chẳng hạn như máy móc, thiết bị và sự tác nghiệp, vận hành theo một quy trình công nghệ xác định để biến đổi đầu vào ra sản phẩm.

 Công nghệ có một ý nghĩa tổng hợp và bao hàm một trong những hiện tượng mang đặc trưng xã hội như tri thức, tổ chức, phân công lao động, quản lý… Vì vậy, khi nói đến công nghệ là nói đến phạm trù xã hội, một phạm trù phi vật chất. Theo quan điểm của ESCAP trong dự án mang tên Technology Atlas Project cho rằng công nghệ gồm bốn phần: kỹ thuật, thông tin, con người và tổ chức. Các nhà xã hội học đã xem xét công nghệ như là một thiết chế xã hội có tác dụng quy định sự phân công lao động xã hội cũng như cơ cấu công nghệ và nền công nghiệp. Có thể nêu ra sự so sánh giữa khoa học và công nghệ. Công nghệ được xác nhận qua thử nghiệm để kiểm chứng là không còn rủi ro về mặt kỹ thuật thực hiện. Nghĩa là nó đã qua giai đoạn nghiên cứu để đi vào vận hành ổn định, đủ điều kiện khả thi về mặt kỹ thuật để chuyển giao cho người sử dụng. Tác giả: Vũ Cao Đàm đã so sánh các đặc điểm khoa học và công nghệ trong cuốn “Phương pháp luận nghiên cứu khoa học” 
Bảng 1: So sánh các đặc điểm của khoa học và công nghệ

	TT
	Khoa học
	Công nghệ

	1
	Lao động linh hoạt và tính sáng tạo cao
	Lao động bị định khuôn theo quy định

	2
	Hoạt động khoa học luôn đổi mới, không lặp lại
	Hoạt động công nghệ được lặp lại theo chu kỳ

	3
	Mang tính xác xuất
	Mang tính xác định

	4
	Có thể mang mục đích tự thân 
	Có thể không mang mục đích tự thân

	5
	Phát minh khoa học tồn tại với thời gian lâu dài
	Sáng chế công nghệ tồn tại nhất thời và bị tiêu vong theo lịch sử tiến bộ kỹ thuật

	6
	Sản phẩm khó được định hình trước và mang đặc trưng thông tin
	Sản phẩm được định hình theo thiết kế và nó có đặc trưng tuỳ thuộc đầu vào


Cũng cần nhấn mạnh thêm rằng: Khoa học luôn hướng tới tìm tòi tri thức mới, còn công nghệ hướng tới tìm tòi quy trình tối ưu.

b. Khái niệm về NCKH

Nghiên cứu khoa học là quá trình khám phá, phát hiện, nhận thức và phản ánh những thuộc tính bản chất của sự vật, hiện tượng trong thực tại theo mục đích của con người. Đây là một dạng họat động đặc biệt, mang tính mục đích, tính kế hoạch, tính tổ chức chặt chẽ của một đội ngũ các nhà khoa học được đào tạo ở một trình độ cao. Hoạt động nghiên cứu khoa học được định hướng vào các vấn đề của hiện thực khách quan nhằm thỏa mãn nhu cầu nhận thức và cải tạo thế giới. Đây được coi là một loại hoạt động đặc thù của con người. Những mục đích của nghiên cứu khoa học là tiến hành khám phá ra các thuộc tính bản chất của sự vật hiện tượng của thế giới hiện thực, phát hiện ra các quy luật của sự vật trong hiện thực, vận dụng những quy luật để sáng tạo , tìm ra các giải pháp tác động vào sự vật.

Như vậy, nghiên cứu khoa học được coi là một dạng lao động phức tạp nhất trong các hoạt động của xã hội loài người. Nghiên cứu khoa học có khả năng tạo ra sự bùng nổ và sự đổi mới thông tin.

- Chức năng của NCKH

Nghiên cứu khoa học có chức năng: mô tả, giải thích, tiên đoán và sáng tạo ra cái mới.

- Đặc điểm của NCKH:
Nghiên cứu khoa học mang đặc điểm chung là mới mẻ, tính tin cậy, tính thông tin,tính khách quan, tính kế thừa, tính cá nhân, tính rủi ro. 

-  Các yêu cầu trong nghiên cứu khoa học:
Đảm bảo trình độ nhân cách nhà khoa học, các điều kiện, phương tiện nhiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu, phương hướng và phương châm nhất định.

c. Khái niệm về nghiên cứu khoa học giáo dục
Nghiên cứu khoa học giáo dục được hiểu là thông qua các tác động hình thành, nhà khoa học tiến hành xác định bản chất và tính quy luật của các họat động sư phạm. Đó là quá trình phát hiện ra những quy luật và tìm kiếm những giải pháp cho các tác động  giáo dục nhằm thúc đẩy sự hình thành và phát triển nhân cách cho đối tượng theo đúng mục tiêu  của xã hội. Nghiên cứu khoa học giáo dục là hoạt động tìm tòi, phát hiện và vận dụng những quy luật trong giáo dục và đào tạo con người theo yêu cầu của thực tiễn xã hội.

+ Đặc điểm của NCKHGD

Đối tượng của hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục là sự vận động có quy luật của bản chất và quy luật của quá trình sư phạm như dạy học, giáo dục. 

Sản phẩm của công trình nghiên cứu của khoa học giáo dục là quy luật của việc hình thành nhân cách con người. 

1.1.2. Các loại hình nghiên cứu khoa học

a. Nghiên cứu cơ bản (fundamental research)

- Nghiên cứu cơ bản là hoạt động nghiên cứu được thực hiện nhằm phát hiện bản chất và quy luật của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội, tư duy nhờ đó, làm thay đổi nhận thức của con người.

- Sản phẩm của nghiên cứu cơ bản có thể là các khám phá, phát hiện, phát kiến, phát minh và thường dẫn đến việc hình thành nên một hệ thống lý thuyết có ảnh hưởng đến một hoặc nhiều lĩnh vực khoa học. 

b. Nghiên cứu ứng dụng (Applied research)

- Nghiên cứu ứng dụng là hoạt động nghiên cứu vận dụng các quy luật đã được phát hiện từ nghiên cứu cơ bản để giải thích sự vật, tạo dựng các nguyên lý công nghệ mới, nguyên lý sản phẩm mới và nguyên lý dịch vụ mới và áp dụng chúng vào sản xuất và đời sống.

- Sản phẩm của nghiên cứu ứng dụng có thể là những giải pháp mới về tổ chức, quản lý, công nghệ, vật liệu, sản phẩm. Một số giải pháp hữu ích về công nghệ có thể trở thành sáng chế. Sáng chế là loại thành tựu trong khoa học, kỹ thuật và công nghệ, trong khoa học xã hội và nhân văn không có loại sản phẩm này.

c. Nghiên cứu triển khai (Developmental research)

Nghiên cứu triển khai là hoạt động nghiên cứu vận dụng các quy luật (thu được từ nghiên cứu cơ bản) và các nguyên lý công nghệ hoặc nguyên lý vật liệu (thu được từ nghiên cứu ứng dụng) để đưa ra những hình mẫu về một phương diện kỹ thuật mới, sản phẩm mới, dịch vụ mới với những tham số đủ mang tính khả thi về mặt kỹ thuật. 
d. Nghiên cứu thăm dò (Survey research)

Nghiên cứu thăm dò là hoạt động nghiên cứu nhằm xác định hướng nghiên cứu, là dạng thăm dò thị trường để tìm kiếm cơ hội nghiên cứu. Nghiên cứu thăm dò có ý nghĩa chiến lược với sự phát triển của khoa học, nó đặt nền tảng cho việc nghiên cứu, khám phá những bí ẩn của thế giới vật chất, là cơ sở để hình thành nhiều bộ môn, nhiều ngành khoa học mới, nhưng nghiên cứu thăm dò không thể tính toán được hiệu quả kinh tế. 
e. Nghiên cứu dự báo

- Dự báo là những luận điểm có căn cứ khoa học trên cơ sở những nguyên nhân, những quy luật vận động, phát triển của đối tượng mà từ đó dự báo những tình huống và xu thế có thể xảy ra trạng thái khả dĩ của đối tượng trong tương lai và các con đường, các biện pháp cũng như thời hạn để đạt tới trạng thái tương lai đó.

- Dự báo là sự phản ánh trước, phản ánh đón đầu hiện thực, nó thể hiện tư tưởng tiên phong, tiến bộ của tư tưởng khoa học.

- Dự báo thường được tiến hành theo các phương pháp tiếp cận dự báo khác nhau, đặc biệt nhấn mạnh dự báo nhờ khai thác các thông tin trong các công trình nghiên cứu khoa học, nhất là các công trình phát minh, sáng chế bao giờ cũng chứa đựng một lượng các thông tin nhất định về sự đánh giá nhu cầu và điều kiện đáp ứng nhu cầu của khoa học trong tương lai, khai thác và xử lý thông tin để làm dự báo khoa học là phương pháp tiếp cận dự báo có hiệu quả nhất.

- Có nhiều phương pháp dự báo khoa học, song cần kể đến một số phương pháp cơ bản: phương pháp ngoại suy, phương pháp đánh giá ý kiến chuyên gia, phương pháp mô hình hoá…

1.2. Một số quan điểm phương pháp luận nckhgd

Những tư tưởng của quan điểm hệ thống - cấu trúc, logic - lịch sử, thực tiễn, phát triển, khách quan được coi như là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tiến trình nghiên cứu của nhà khoa học để tìm ra bản chất và quy luật của hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

 1.2.1. Quan điểm hệ thống cấu trúc

Đây là quan điểm triết học có tác dụng làm  cơ sở phương pháp luận quan trọng chỉ đạo cho  việc nghiên cứu khoa học giáo dục. Quan điểm hệ thống - cấu trúc là quan điểm quan trọng nhất của logic biện chứng, yêu cầu xem xét đối tượng một cách toàn diện nhiều mặt, nhiều mối quan hệ khác nhau, trong trạng thái vận động và phát triển, với việc phân tích những điều kiện nhất định, để tìm ra bản chất và quy luật vận động của đối tượng.

1.2.2. Quan điểm logic - lịch sử 

Thực hiện quan điểm này một mặt cho phép ta nhìn thấy toàn cảnh sự xuất hiện, sự phát triển, diễn biến và kết thúc của các đối tượng khách quan, mặt khác giúp ta phát hiện quy luật tất yếu của sự phát triển đối tượng, điều cần đạt tới trong mọi công trình nghiên cứu.

1.2.3. Quan điểm thực tiễn

Quan điểm thực tiễn trong NCKHGD đòi hỏi NCKHGD bám sát thực tiễn, phục vụ cho sự nghiệp giáo dục của đất nước.

1.3. Phương pháp Nghiên Cứu Khoa học Giáo Dục

1.3.1. Khái niệm về phương pháp NCKHGD

a. Khái niệm chung về PPNCKH 

Phương pháp NCKH là tổ hợp các thao tác, biện pháp thực tiễn hoặc lý thuyết mà nhà khoa học sử dụng để nhận thức khám phá đối tượng, tạo ra hệ thống những kiến thức về đối tượng.

Phương pháp nghiên cứu khoa học là sự tích hợp tư tưởng của phương pháp luận, phương pháp hệ, phương pháp nghiên cứu cụ thể và tuân theo quy luật đặc thù của việc nghiên cứu đề tài. Kết quả giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu của chủ thể luôn luôn phụ thuộc vào nội dung của phương pháp luận, tính chất của phương pháp hệ cũng như phương thức  tổ chức và thực hiện một cách nghiêm túc các thao tác khám phá khoa học. Do đó, nó  đòi hỏi ở người nghiên cứu phải có phương thức tiếp cận đúng đắn với đối tượng, biết tìm, chọn, sử dụng các phương pháp nghiên cứu thích hợp, hiệu nghiệm.

- Hệ thống ba bậc của lý luận về phương pháp

+ Phương pháp 

Phương pháp nghiên cứu cụ thể được coi là tổ hợp các cách thức, các thao tác mà nhà khoa học sử dụng để tác độngvào đối tượng nhằm khám phá ra bản chất, tính quy luật của nó, thu thập và xử lý thông tin, xem xét, lý giải đúng đắn vấn đề tìm ra cái mới.  Phương pháp nghiên cứu mà chủ thể dùng phải phù hợp với nội dung của các vấn đề nghiên cứu. Vì vậy, nhà khoa học phải biết cách tìm tòi, lựa chọn và sử dụng các hợp lý phương pháp nghiên cứu sao cho phù hợp với đặc điểm đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, nội dung và chiến lược nghiên cứu.

+ Phương pháp hệ

Khi giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu, các phương pháp nghiên cứu được chủ thể dùng trong một hệ thống. Phương pháp hệ bao gồm nhóm các phương pháp được sử dụng trong khi nghiên cứu một lĩnh vực khoa học hay một đề tài cụ thể. Đó là hệ thống các thủ thuật hoặc biện pháp được dùng để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu một cách có trình tự, có hiệu quả cho một công trình nghiên cứu khoa học. Sử dụng phối hợp các phương pháp nghiên cứu được coi là cách tốt nhất để phát huy điểm mạnh và khắc phục mặt hạn chế của từng phương pháp. Đồng thời chúng cũng có tác dụng hỗ trợ, bổ xung, kiểm tra lẫn nhau trong quá trình nghiên cứu và để khẳng định tính xác thực của các luận điểm khoa học.

+ Phương pháp luận

Phương pháp luận được coi như là lý thuyết về phương pháp nhận thức thế giới chủ đạo cho việc dùng các thủ thuật nghiên cứu hiện thực, một loại lý luận tổng quát, những quan điểm triết học chung nhất quy định cách tiếp cận đối tượng và sợi chỉ đỏ xuyên suốt tiến trình nhận thức, phản ánh, sáng tạo ra cái mới của chủ thể. Những quan điểm phương pháp luận được coi như là kim chỉ nam cho hoạt động  nghiên cứu của chủ thể khi tìm tòi, nghiên cứu. Phương pháp luận luôn có tác dụng quan trọng, đóng vai trò chủ đạo, chỉ đường, quy định hiệu quả và chất lượng trong nghiên cứu khoa học của mọi nhà khoa học.

2. Khái niệm về phương pháp NCKHGD

PPNCKHGD được xem như là tổ hợp các thao tác, biện pháp thực tiễn hoặc lý thuyết mà nhà khoa học sử dụng để phát hiện ra những quy luật, giải pháp thực tiễn giáo dục nhằm thúc đẩy sự hình thành và phát triển nhân cách cho đối tượng theo mục tiêu đã hướng đích. 

a/ Đặc điểm của phương pháp NCKHGD:
+ Tính mục đích của phương pháp

+  PPNCKHGD với nội dung vấn đề nghiên cứu

+ PPNCKHGD liên quan chặt chẽ với phương tiện nghiên cứu

+ PPNCKHGD là hệ thống các thao tác được sắp xếp một cách hợp lý

+ Tính chủ quan của PPNCKHGD

+ Tính khách quan của PPNCKHGD

c. Phân loại phương pháp NCKHGD

Có nhiều cách phân loại  phương pháp 

- Dựa vào quy trình nghiên cứu, người ta chia phương pháp thành ba nhóm: mô tả, giải thích và chẩn đoán.

- Dựa vào các bước của công việc nghiên cứu, người ta chia phương pháp thành ba nhóm: thu thập, gia công và xử lý thông tin.

- Dựa vào trình độ tiếp cận đối tượng nghiên cứu, người ta chia thành ba nhóm: các phương pháp nghiên cứu thực tiễn, các phương pháp nghiên cứu lý thuyết và phương pháp nghiên cứu sử dụng toán học. Việc sử dụng hệ thống các phương pháp phải nhất quán theo một các phân loại. Trong thực tế cách phân loại thứ ba được chấp nhận rộng rãi.

1.3.2. Hệ thống các phương pháp tổng quát trong NCKHGD

a. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn

a1/ Quan sát sư phạm

- Quan sát sư phạm là phương pháp thu nhận thông tin về quá trình giáo dục, trên cơ sở tri giác trực tiếp các hoạt động sư phạm, cho ta những tài liệu sống về thực tiễn giáo dục để có thể khái quát rút ra những quy luật nhằm chỉ đạo quá trình tổ chức giáo dục thế hệ trẻ tốt hơn.

- Chức năng của quan sát

Trong nghiên cứu khoa học, phương pháp quan sát được coi như là phương thức cơ bản để nhận thức thu thập những tài liệu cảm tính về đối tượng sự vật.
- ưu, nhược điểm của phương pháp quan sát sư phạm

Phương pháp quan sát sư phạm có ưu điểm là giữ được tính tự nhiên (khách quan vốn có) của các sự kiện, hiện tượng các biểu hiện trung thực của đời sống tâm lý con người, cung cấp cho chúng ta những số liệu sống động, cụ thể, phong phú và nhiệm vụ quan sát được thực hiện  một cách đơn giản, không tốn kém. Khi sử dụng phương pháp này, người quan sát bị đóng vai trò thụ động, phải chờ đợi các diễn biến của hiện tượng, không thể chủ động làm chúng diễn ra theo ý muốn được. Khi tiến hành quan sát tự nhiên, nhà nghiên cứu phải biết sử dụng các thiết bị hiện đại để ghi âm  ghi  hình những biểu hiện của đối tượng, trên cơ sở đó phải nỗ lực tư duy, tưởng tượng dÓ xác định bản chất, quy luật  của chúng. 
- Yêu cầu của phương pháp quan sát:
+ Xác định rõ đối tượng quan sát. 
+ Chủ thể phải biết xác định rõ mục đích, nhiệm vụ quan sát, từ đó tiến hành xây dựng kế hoạch và chương trình của từng  quan sát. 
+ Ghi biên bản quan sát
a2/ Điều tra giáo dục

Điều tra là phương pháp dùng những câu hỏi nhất loạt đặt ra cho một số lớn người nhằm thu được những ý kiến chủ quan của họ về một vấn đề nào đó. Điều tra giáo dục thường được tiến hành bằng các phương pháp: Phương pháp điều tra phỏng vấn hay còn gọi là điều tra bằng trò chuyện (Đàm thoại), Điều tra bằng phiếu (Ankét), Điều tra bằng trắc nghiệm (TEST)

* Phương pháp điều tra phỏng vấn

- Định nghĩa: Phương pháp điều điều phỏng vấn là phương pháp thu thập thông tin theo một chương trình đã định qua việc trò chuyện, trao đổi trực tiếp với người được khảo sát. 
- ưu, nhược điểm của PP 

+ Ưu điểm:

Bằng phương pháp điều tra phỏng vấn có thể khai thác những suy nghĩ nội tâm của người được nghiên cứu mà các phương pháp khác không làm được. Có thể quan sát cử chỉ, điệu bộ của họ.
+ Nhược điểm: 

 Không thể đảm bảo câu trả lời hoàn toàn trung thực. Mất nhiều thời gian và dễ lạc đề nếu không chú ý bám sát mục đích nghiên cứu. Những ý kiến thu được có tính chất cá nhân, nên chưa chắc đã mang tình phổ biến.

- Yêu cầu 

 Câu hỏi cần uyển chuyển sinh động và thay đổi theo không khí của buổi toạ đàm. Thái độ trao đổi cần tự nhiên cởi mở. Câu hỏi phải rõ ràng, lý thú phù hợp với vấn đề mà người ta am hiểu và quan tâm, sao cho người được hỏi có thể trả lời một cách thoải mái, tự nhiên có chất lượng.

* Phương pháp điều tra viết (An két) 

- Định nghĩa

Câu hỏi được sử dụng thu thập thông tin dưới dạng viết được gọi là anket. Anket là bản in những câu hỏi và cả những câu trả lời có liên quan theo những nguyên tắc nhất định. Bố cục, sự sắp xếp các câu hỏi, ngôn ngữ, văn phong diễn đạt, những chỉ dẫn về cách trả lời có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Anket có hai loại đóng và mở. 
- ưu, nhược điểm của PP 

Anket là hình thức trưng cầu ý kiến nhanh nhất giúp ta thu được những ý kiến cần thiết của số đông và tiết kiệm được chi phí. Tuy nhiên, kết quả của anket có thể bị hạn chế do nhiều nguyên nhân như: Câu hỏi khó hiểu, nhiều nghĩa, sai sót do cách lý giải khác nhau đối với một câu hỏi, người được hỏi không trả lời trung thực do sợ động chạm đến uy tín, mức độ hiểu biết thông tin của người được hỏi yếu, xử lý thông tin không thích hợp.

- Yêu cầu 

+  Phải xác định rõ mục đích và những đối tượng điều tra.   
+ Phải xây dựng nội dung Ankét với hệ thống câu hỏi và những phương án trả lời sao cho rõ ràng chính xác, đảm bảo cho tất cả mọi người hiểu dễ dàng và hiểu như nhau.

+ Phải hướng dẫn trả lời rõ ràng  

+ Phải xử lý những thông tin cho chính xác khách quan 

* Điều tra bằng trắc nghiệm (TEST)

Trắc nghiệm trong nghiên cứu khoa học là phương pháp đo lường khách quan một hay nhiều khía cạnh của một nhân cách hoàn chỉnh qua những câu trả lời bằng ngôn ngữ hay phi ngôn ngữ (ký hiệu) hoặc bằng những loại hành vi khác (như biểu hiện tâm lý ...)

- Đặc điểm

+ Tính tiêu chuẩn hoá của việc trình bày và xử lý kết quả .

+ Tính không phụ thuộc của kết quả vào nhân cách nhờ nghiên cứu và tình huống trắc nghiệm.

+ Tính đối chiếu của tài liệu cá nhân với tài liệu chuẩn.

- ưu, nhược điểm của Test:
Test có ưu điểm: Tính ngắn gọn, tính tiêu chuẩn, tính đơn giản về kĩ thuật và thiết bị, sự biểu đạt kết quả dưới hình thức số lượng (lượng hoá cao). Test có tác dụng tích cực là tiến hành nhanh chóng, tốn ít thời gian, đảm bảo tính khách quan trong đánh giá; khảo sát được một giới hạn rộng về nội dung của các môn học hoặc bài học; gây hứng thú và kích thích tính tích cực học tập của sinh viên.

- Nhược điểm của Test: Tính không rõ ràng về bản chất tâm lý của cái được xác định bằng Test, chỉ quan tâm tới kết quả thống kê mà ít chú ý đến quá trình diễn biến của kết quả, dễ bị đánh tráo đối tượng nghiên cứu, không tính đến sự phát triển của năng lực nói riêng của tâm lý nói chung, không tính đến các nhân tố đa dạng có ảnh hưởng đến kết quả. Thông thường sử dụng các loại Test sau:

Trắc nghiệm đúng, sai (có, không)
Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (đa phương án) 
Trắc nghiệm đối chiếu cặp đôi (ghép đôi)

Trắc nghiệm điền thế (điền khuyết)
- Test khi sử dụng cần đảm bảo các yêu cầu: 

+ Tính tin cậy
+ Tính ứng nghiệm (hiệu lực): Test phải đo dược chính xác cái định đo.

+ Tính quy chuẩn.

a 3.  Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục

Sự nghiệp giáo dục đã trải qua quá trình lâu dài và có nhiều thành tựu. Những kinh nghiệm này cần phải được nghiên cứu, tổng kết và đây chính là một phương pháp cho ta những thông tin thực tiễn có giá trị.

- Mục đích của tổng kết kinh nghiệm giáo dục

+ Tìm hiểu bản chất, nguồn gốc, nguyên nhân và cách giải quyết những tình huống giáo dục đã xảy ra trong một lớp học, một trường hay một địa phương.

+ Nghiên cứu con đường thực hiện có hiệu quả quá trình giáo dục và dạy học ở các cơ sở.

+ Tổng kết các sáng kiến của các nhà sư phạm tiên tiến.

+ Tổng kết những nguyên nhân, để loại trừ những sai lầm, thất bại trong hoạt động giáo dục, loại bỏ những khuyết điểm có thể lặp lại.

-  Có hai loại kinh nghiệm giáo dục tiên tiến:

 Một là: Nghệ thuật sư phạm, trong việc thực hiện tốt quá trình giáo dục và dạy học trên cơ sở ứng dụng thành tựu của khoa học giáo dục.

Hai là: Những sáng kiến giáo dục và dạy học, nghĩa là việc các nhà sư phạm tìm được những con đường mới có giá trị thực tiễn cao.

- Các bước tiến hành của tổng kết kinh nghiệm là:

+ Chọn điển hình tốt hoặc xấu của thực tiễn giáo dục;

+ Mô tả sự kiện đó trên cơ sở quan sát, phỏng vấn, tọa đàm, nghiên cứu tài liệu, sản phẩm của sự kiện để tìm tài liệu về sự kiện;

+ Khôi phục lại sự kiện đã xảy ra bằng mô hình lý thuyết;

+ Phân tích từng mặt của sự kiện, phân tích nguyên nhân sự kiện, hoàn cảnh xảy ra sự kiện và kết quả sự kiện đã xảy ra như thế nào? Phân tích bản chất của từng vấn đề, từng sự kiện đã xảy ra;

+ Hệ thống hoá các sự kiện đó, phân loại những sản phẩm. Những nguyên nhân, hệ quả, những nguồn gốc, sự diễn biến, quy luật diễn biến theo quy luật nhân quả;

+ Sử dụng trí tuệ tập thể của nơi xảy ra sự kiện để phân tích trao đổi diễn biến, hệ quả của sự kiện, những tài liệu của nhân chứng;

+ Viết thành văn bản tổng kết trên cơ sở đối chiếu với những lý luận giáo dục tiên tiến. Đánh giá những kết quả, kinh nghiệm, bằng đối chiếu với thực tiễn khác, làm sao để tài liệu tổng kết có giá trị về lý luận, có ý nghĩa thực tiễn. Kinh nghiệm sư phạm phải nêu rõ được bản chất, nguồn gốc sự kiện cơ chế hình thành và quy luật phát triển, nguyên nhân và hậu quả, để tìm được các điển hình cùng một dạng như vậy việc phổ biến kinh nghiệm có giá trị hơn.

- Các con đường phổ biến kinh nghiệm giáo dục

Kinh nghiệm sư phạm cần được phổ biến rộng rãi. Con đường để phổ biến thường là:

+ Thông qua các hội thảo khoa học, hội nghị sư phạm, tổng kết liên hoan các đơn vị tiên tiến trong ngành giáo dục;

+ Phổ biến của các nhà khoa học, các chuyên gia về các lĩnh vực giáo dục đối với các trường, các cơ sở giáo dục khác;

 + Thông qua các ấn phẩm, các tài liệu về phương pháp giáo dục, trên tạp chí, báo trung ương, địa phương, báo ngành…

- ưu, nhược điểm của PP 

+ ưu điểm: kinh nghiệm sư phạm là kinh nghiệm sống, có thực nên có nhiều giá trị thực tiễn dễ đem ứng dụng ngay. Nó là kinh nghiệm ít nhiều đã thành công, chọn PP này chủ động hơn, tập trung hơn vào các nhiệm vụ nghiên cứu so với PP quan sát. Kinh nghiệm sống thường sinh động, nhiều mặt. Do đó, nó có khả năng cung cấp tài liệu dễ đúc kết ở nhiều khía cạnh, phong phú. PP này gần gũi với PP đúc rút kinh nghiệm, công tác mà ta vẫn quen làm, dễ quen thuộc có nhiều khả năng đạt kết quả tốt.

+ Nhược điểm của PP: phương pháp phân tích và tổng kết kinh nghiệm giáo dục đòi hỏi nhà nghiên cứu phải có phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận khoa học giáo dục. 
- Yêu cầu

Các nhà nghiên cứu phải phát hiện và giới thiệu đầy đủ những kinh nghiệm của mọi cán bộ giáo dục, dù kết quả chưa cao, chưa thật rõ, cần thẩm tra kỹ, thể nghiệm đầy đủ thời gian, thu thập từ nhiều nguồn xác nhận, phân loại kinh nghiệm, đánh giá chính xác hiệu quả đã đạt được nhờ kinh nghiệm này. Đối với những kinh nghiệm đã được khảng định, cần có quá trình nghiên cứu để dựng lại nó một cách đầy đủ, chính xác nhất. Những lý luận đã tổng kết được phải được tiếp tục khảng định và phát triển. Việc vận dụng những kinh nghiệm đó vào thực tiễn bằng việc “chỉ đạo điểm” và bằng những “thực nghiệm khoa học”.

a 4. Thực nghiệm sư phạm 

Thực nghiệm là phương pháp mà nhà khoa học chủ động tạo các điều kiện tự nhiên hoặc trong phòng thí nghiệm  được khống chế nhất định để có thể đo đạc tỷ mỉ, đánh giá chính xác sự biến đổi làm cơ sở cho việc nhận thức thuộc tính bản chất của các sự vật hay hiện tượng dưới tác động nghiên cứu. Thực nghiệm là phương pháp đặc biệt, cho phép tác động lên đối tượng nghiên cứu một cách chủ động; can thiệp có ý thức vào quá trình diễn biến của tự nhiên, để hướng quá trình ấy diễn ra theo mục đích mong muốn.

Thực nghiệm sư phạm là phương pháp thu nhận thông tin về sự thay đổi số lượng và chất lượng trong nhận thức và hành vi của các đối tượng giáo dục do nhà khoa học tác động đến chúng bằng một số tác nhân điều khiển và đã được kiểm tra.

- Phân loại

+ Thực nghiệm tự nhiên;

+ Thực nghiệm trong phòng thí nghiệm.

- Đặc điểm của phương pháp thực nghiệm

+ Thực nghiệm khoa học được tiến hành xuất phát từ một giả thuyết hay một phỏng đoán về một hiện tượng giáo dục. Thực nghiệm được tiến hành để kiểm tra, để chứng minh tính chân thực của giả thuyết vừa nêu. 

+ Kế hoạch thực nghiệm đòi hỏi phải miêu tả hệ thống các biến số quy định diễn biến của hiện tượng giáo dục theo một chương trình. Đây là những biến số độc lập, có thể điều khiển được và kiểm tra được. Biến số độc lập là những nhân tố thực nghiệm nhờ chúng mà sự kiện sẽ diễn ra khác trước. Sự diễn biến khác trước do các biến số độc lập quy định gọi là biến số phụ thuộc, đó là hệ quả sau tác động thực nghiệm.

+ Theo mục đích kiểm tra giả thuyết, cái nghiệm thể được chia thành hai nhóm: nhóm thực nghiệm và nhóm kiểm chứng (đối chứng)

- Tổ chức thực nghiệm sư phạm:
+ Một thực nghiệm sư phạm thường bắt đầu từ việc các nhà khoa học phát hiện ra các mâu thuẫn giáo dục nhưng chưa có biện pháp khắc phục. Từ mâu thuẫn này, đề xuất các giả thuyết khoa học và các biện pháp khắc phục để nâng cao chất lượng giáo dục.

+ Trên cơ sở giả thuyết, phân tích các biến số độc lập và chọn các nhóm thực nghiệm và đối chứng tương đương nhau về mọi phương diện, và tiến hành thực nghiệm trong điều kiện hoàn toàn giống nhau.

+ Tiến hành thực nghiệm đối với nhóm thực nghiệm và quan sát tỉ mỉ diễn biến và kết quả của hai nhóm một cách thật sự khách quan theo từng giai đoạn.

+ Xử lý tài liệu thực nghiệm là giai đoạn phân tích các kết quả khảo sát điều tra, theo dõi sự diễn biến của nhóm thực nghiệm, các tài liệu được phân tích, sắp xếp, phân loại và xử lý theo các công thức toán học, đánh giá trên cơ sở so sánh với kết quả của nhóm đối chứng. 
+ Kết quả xử lý tài liệu cho chúng ta những cơ sở để khẳng định giả thuyết, rút ra những bài học cần thiết và đề xuất những ứng dụng vào thực tế.

- ưu, nhược điểm của các phương pháp thực nghiệm

Trong các phương pháp nghiên cứu sư phạm, phương pháp thực nghiệm là một phương pháp có khả năng lớn nhất khi cần nghiên cứu sâu cấu trúc, bản chất, các mối quan hệ và quy luật của các đối tượng cần nghiên cứu. Phương pháp này có thể được làm đi làm lại nhiều lần lên đối tượng cần nghiên cứu để có thể thu được những kết quả khách quan và giống nhau phản ánh những mối liên hệ có tính quy luật. Thực nghiệm sư phạm không chỉ có khả năng kiểm chứng các giả thiết mà qua đó có khả năng phát hiện nhiều vấn đề mới trong lĩnh vực nghiên cứu. Tuy nhiên phương pháp thực nghiệm sư phạm chỉ có thể cho phép nghiên cứu, kiểm nghiệm mối quan hệ nhân quả của một số ít nhân tố tác động với đối tượng nghiên cứu trong khi các đối tượng nghiên cứu rất phức tạp và chịu nhiều yếu tố tác động. Phương pháp này đòi hỏi có đầu tư lớn về nhân lực, thời gian, phương tiện do vậy rất tốn kém và không phải lúc nào cũng thoả mãn. 

- Yêu cầu khi tiến hành phương pháp thực nghiệm

Để đảm bảo tính phổ biến của kết quả thực nghiệm, điều cần chú ý là phải chọn đối tượng tiêu biểu để nghiên cứu, cần tiến hành ở nhiều địa bàn, trên các đối tượng khác nhau, và cần thiết hơn nữa là tiến hành thực nghiệm lặp lại nhiều lần trên cùng một đối tượng ở các thời điểm. Kết quả thực nghiệm sư phạm là kết quả khách quan nhất trong các kết quả nghiên cứu bằng các phương pháp khác nhau.

a 5/ Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia

Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia là phương pháp thu thập thông tin khoa học, nhất định, đánh giá một sản phẩm khoa học, bằng cách sử dụng trí tuệ một đội ngũ chuyên gia có trình độ cao về một lĩnh vực nhất định, ý kiến của từng người sẽ bổ sung lẫn nhau, kiểm tra lẫn nhau cho ta một ý kiến đa số, khách quan về một vấn đề khoa học giáo dục.

- ưu, nhược điểm của PP 

Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia rất kinh tế, là phương pháp tiết kiệm nhất  về thời gian, sức lực và tài chính để triển khai nghiên cứu. Phương pháp chuyên gia có thể sử dụng có hiệu quả ngay trong giai đoạn đầu của quá trình nghiên cứu khi người chủ trì đề tài cần xác định rõ đối tượng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu (giai đoạn chuẩn bị và lập đề cương nghiên cứu) cũng như trong giai đoạn tiến hành nghiên cứu và tổng kết các kết quả nghiên cứu. 
Nhược điểm cơ bản của phương pháp này là khó thu thập được các ý kiến hoàn toàn khách quan về vấn đề cần quan tâm. Nhiều khi những tri thức thu được nhiều khi dựa trên cơ sở trực giác hay là kinh nghiệm của các chuyên gia. Các thông tin thu thập được có giá trị phụ thuộc vào bản thân của người chuyên gia đó (trình độ nghề nghiệp, quan điểm khoa học, các định kiến cá nhân
- Sử dụng phương pháp này cần thực hiện các yêu cầu sau:
+ Chọn đúng chuyên gia, có năng lực chuyên môn theo vấn đề mà ta nghiên cứu. Những chuyên gia này phải có phẩm chất trung thực khoa học.

+ Xây dựng được hệ thống các chuẩn đánh giá cho các tiêu chí cụ thể, dễ hiểu và tường minh, nếu có thể dùng điểm số thay thế.

+ Hướng dẫn kỹ thuật đánh giá, theo các thang điểm và các chuẩn khách quan, giảm tới mức tối thiểu những sai lầm có thể xảy ra.

+ Hạn chế mức thấp nhất ảnh hưởng qua lại của các chuyên gia về chính kiến, quan điểm cho nên tốt nhất là không phát biểu công khai hoặc là nếu công khai thì người có uy tín nhất không phải là người phát biểu đầu tiên. 
a 6/ Nghiên cứu sản phẩm hoạt động sư phạm

Sản phẩm hoạt động của cá nhân để lại dấu ấn của năng lực và phẩm chất của con người. Phân tích các sản phẩm hoạt động của người học, của thầy giáo, của một trường, của một tập thể cho ta biết những thông tin về các cá nhân hay tập thể ấy, về hoạt động dạy và học, về phong trào chung, về nền nếp tổ chức và bầu không khí, môi trường giáo dục. Nghiên cứu sản phẩm học tập của người học cho phép ta xác định được khả năng nhận thức, trình độ phát triển trí tuệ, thái độ, hứng thú, xu hướng của họ trong học tập, trong sinh hoạt, tu dưỡng bản thân họ. Nghiên cứu sản phẩm của thầy giáo ta biết được trình độ nghiệp vụ, kiến thức, đặc điểm tính cách và khả năng vươn tới của thầy giáo…

- ưu, nhược điểm của PP 

Nhà nghiên cứu đã bố trí được các sản phẩm hiện hữu của hoạt động tâm lý người. Điều này cho phép lặp lại nó nhiều lần, so sánh kết quả thu thập được trong các thời gian khác nhau hay trong các điều kiện khác nhau của con người. Sản phẩm hoạt động sư phạm không phải lúc nào cũng có thể cho phép ta vạch ra được tất cả sự đa dạng của hoạt động tâm lý đã tạo ra sản phẩm vật chất.

- Yêu cầu 

+ Phương pháp nghiên cứu sản phẩm vật chất hoạt động sư phạm đòi hỏi phải thu thập nhiều tài liệu khác nhau, phải phân loại và hệ thống hoá tài liệu theo một hệ thống với những dấu hiệu cơ bản tìm ra những nét đặc thù, nét phổ biến của các cá nhân và tập thể trong hoạt động dạy và học, kết hợp nghiên cứu đặc điểm lứa tuổi, vị trí xã hội của họ và cho ta thông tin chính xác về họ.

+ Một phần quan trọng của phương pháp nghiên cứu tài liệu và sản phẩm hoạt động sư phạm là nghiên cứu những tư liệu lưu trữ về cá nhân và tập thể; thí dụ: tiểu sử, học bạ, giấy khen, thành tích, bản kiểm điểm, nhật ký.
b. Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý thuyết

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết là tổ hợp các phương pháp nhận thức khoa học bằng con đường suy luận dựa trên các tài liệu lý thuyết đã được thu thập từ các nguồn khác nhau. Những phương pháp sau đây là PP chung nhất trong nhận thức khoa học.

b 1/ Phân tích và tổng hợp lý thuyết

ở trình độ nghiên cứu lý thuyết phương pháp khoa học sử dụng các hình thức tư duy logic trong đó có phân tích và tổng hợp.

- Phân tích lý thuyết là thao tác tư duy logic phân tài liệu lý thuyết thành các đơn vị kiến thức, cho phép ta có thể tìm hiểu những dấu hiệu đặc thù, cấu trúc bên trong của lý thuyết. Từ đó mà nắm vững bản chất của từng đơn vị kiến thức và của toàn bộ vấn đề ta nghiên cứu. 

- Tổng hợp lý thuyết là thao tác tư duy logic trên cơ sở phân tích ta lại phải tổng hợp kiến thức để tạo ra hệ thống, thấy được mối quan hệ, mối tác động biện chứng giữa chúng từ đó mà hiểu đầy đủ, toàn diện sâu sắc lý thuyết.

- ý nghĩa của PP phân tích và tổng hợp lý thuyết

 Phân tích và tổng hợp trở thành phương pháp nhận thức đặc biệt cho phép ta xây dựng lại cấu trúc của các vấn đề nghiên cứu, tìm được các mặt, các vấn đề khác nhau, các quá trình khác nhau của hiện thực giáo dục. Con đường phân tích tổng hợp cho phép nhận thức nội dung khách quan, xu hướng khách quan trong hình thức chủ quan của hoạt động sư phạm của thầy và trò, từ đây tiến hành suy diễn hình thành khái niệm, tạo thành hệ thống các phạm trù, cho phép xây dựng giả thuyết, tiến tới tạo thành các lý thuyết khoa học mới.

b 2/ Phân loại hệ thống hoá lý thuyết

Trên cơ sở phân tích lý thuyết để tiến tới tổng hợp chúng người ta phải thực hiện quá trình phân loại kiến thức.

- Phân loại là thao tác logic người ta sắp xếp tài liệu khoa học theo những vấn đề, theo những mặt, những đơn vị kiến thức, có cùng một dấu hiệu bản chất, cùng một hướng phát triển. 

- Hệ thống hoá được hiểu là chủ thể dùng thao tác trí óc để sắp xếp các đối tượng,  hiện tượng thành các nhóm theo một hệ  thống - cấu trúc xác định. Khi  tiến hành hệ thống hoá, chủ thể có thể dựa vào những dấu hiệu giống nhau của nhiều nhóm nhỏ để họp lại thành nhóm lớn hơn hoặc cũng có thể dựa vào sự khác nhau của các dấu hiệu tạo nên nhóm lớn mà phân chúng thành các nhóm nhỏ hơn theo một hệ thống - cấu trúc nhất định.

- ý nghĩa của PP

Phân loại cho ta thấy toàn cảnh của kiến thức khoa học đã nghiên cứu được và cần nắm vững. Phân loại làm cho khoa học từ phức tạp trong kết cấu, nội dung trở thành dễ nhận biết, dễ sử dụng theo mục đích của đề tài. Phân loại còn giúp nhìn thấy các quy luật tiến triển của khách thể, phát triển của kiến thức, từ quy luật được phát hiện mà có thể dự đoán những xu hướng tiếp theo. Phân loại là bước quan trọng giúp ta hệ thống hoá kiến thức sắp xếp kiến thức theo mô hình nghiên cứu, làm cho hiểu biết của ta chặt chẽ, sâu sắc. Nghiên cứu khoa học giáo dục luôn là quá trình phân tích các hiện tượng giáo dục, để sắp xếp các kiến thức ấy thành hệ thống có thứ bậc, có trật tự  giúp ta nghiên cứu đầy đủ theo nguyên lý tính hệ thống.

b 3/ Mô hình hoá

Mô hình hoá là phương pháp nghiên cứu các hiện tượng và quá trình giáo dục dựa vào mô hình của chúng là sự nghiên cứu gián tiếp đối tượng giáo dục. Trong quá trình nghiên cứu, các hiện tượng và quá trình giáo dục được tái hiện thông qua hệ thống mô hình thay thế nguyên bản trong quá trình nhận thức. 

Thực tế nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học khác nhau, tuỳ theo đối tượng nghiên cứu, người nghiên cứu có thể lựa chọn các mô hình sau: Mô hình toán, Mô hình vật lý, Mô hình sinh học, Mô hình sinh thái, Mô hình xã hội học.

- ý nghĩa của PPMHH

Phương pháp mô hình hoá là một phương pháp khoa học để nghiên cứu các đối tượng , các quá trình...  bằng việc xây dựng các mô hình của và dựa trên mô hình đó để nghiên cứu trở lại đối tượng thực. Phương pháp mô hình hóa cho phép tiến hành nghiên cứu trên những mô hình lớn hơn, lớn bằng hoặc nhỏ hơn để thay thế việc nghiên cứu đối tượng thực. Điều này thường xảy ra khi người nghiên cứu không thể hoặc rất khó nghiên cứu trên đối tượng thực. 
- Yêu cầu PPMHH

Đặc tính quan trọng là mô hình luôn tương ứng với nguyên bản. Mô hình thay thế đối tượng và bản thân nó cũng trở thành đối tượng nghiên cứu, nó phục vụ cho nhận thức đối tượng và là phương tiện để thu nhận thông tin mới.

b 4/ Phương pháp giả thuyết

- Giả thuyết khoa học là mô hình giả định, là một dự đoán về bản chất của đối tượng nghiên cứu. Nghiên cứu KHGD được thực hiện bằng việc chứng minh một giả thuyết. Giả thuyết đó có chức năng tiên đoán sự kiện mới và dẫn dắt nhà khoa học hướng để khám phá đối tượng. Nhiệm vụ của nhà khoa học là từ lý thuyết đi lần tìm chân lý. Giả thuyết ở đây đóng vai trò là một phương pháp. Trong giả thuyết, lập luận có tính giả định - suy diễn. Bằng việc rút ra từ giả thuyết những hệ quả khác nhau ta có thể rút ra cái thích hợp trong lý thuyết và thực nghiệm; những hệ quả được rút ra từ giả thuyết có thể mâu thuẫn với nhau, điều đó chứng tỏ bản thân giả thuyết không có căn cứ. Nếu hệ quả mang tính tích cực và được kiểm chứng bằng thực nghiệm, giả thuyết mang tính chân thực. Trong trường hợp này giả thuyết đóng vai trò là tiền đề xuất phát cho việc lập luận hợp lý.

- ý nghĩa của PP

Với tư cách là một phương pháp suy luận, giả thuyết được sử dụng trong phân tích thực nghiệm tư duy, trong thiết kế các hành động tương lai. Suy diễn logic, rút ra các hệ quả từ giả thuyết là bước đi hợp quy luật logic của quá trình nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu lý thuyết trong KHGD giả thuyết - suy diễn vẫn giữ nguyên giá trị như một phương pháp nghiên cứu khoa học quan trọng.
c. Các phương pháp toán học sử dụng trong nghiên cứu KHGD

c 1/  Mục đích 
Phương pháp toán học sử dụng trong nghiên cứu khoa học nói chung có hai mục đích:

- Dùng lý thuyết toán học để xây dựng các lý thuyết khoa học chuyên ngành. Toán học là khoa học suy diễn. Khoa học phải sử dụng suy diễn, nó đảm bảo cho khoa học đi theo con đường nhất quán, hệ thống mạch lạc; không có suy diễn không thể có khoa học.

- Dùng các công thức toán học để nghiên cứu đối tượng khoa học, tính toán các thông số liên quan đến đối tượng, tìm các quy luật vận động đối tượng và cuối cùng là dùng toán học để xử lý tư liệu do kết quả nghiên cứu của các phương pháp khác.

Trong NCKHGD, đối tượng là các hiện tượng, quá trình phức tạp, biến động theo nhiều nguyên nhân, ta không thể làm hai thực nghiệm giáo dục trong điều kiện hoàn toàn như nhau (trình độ SV, hoàn cảnh, môi trường…) và kết quả hoàn toàn trùng nhau. Do vậy sử dụng toán học để làm tăng độ tin cậy của các kết quả nghiên cứu. Trong NCKHGD hiện đại, người ta sử dụng toán học thống kê để xử lý thông tin, định lượng các dữ kiện thu thập được thông qua phương pháp thực nghiệm, điều tra phỏng vấn, phương pháp quan sát.
c 2/  ý nghĩa 
Những kết luận khái quát đảm bảo tính khách quan khi dựa trên việc khái quát các dữ liệu dựa vào những dấu hiệu bản chất.

Có cơ sở để thực hiện sự đối chiếu những sự kiện, những tài liệu với nhau nhằm tìm ra được những dấu hiệu khác biệt.

Thống kê toán học là một bộ phận của lý thuyết xác suất thống kê, có đối tượng nghiên cứu là việc thu thập các số liệu, đúc kết các số liệu quan sát, thực nghiệm, phân tích và rút ra các kết luận đáng tin cậy từ những số liệu đó.

Các phương pháp toán học được sử dụng trong nghiên cứu khoa học giáo dục thường là phương pháp thống kê.

c 3/ Các bước thực hiện:
· Sắp xếp dữ kiện thành danh mục  
Trong hoạt động giáo dục, người ta thường phải xử lý số lượng rất lớn các số liệu: Số lượng học sinh, kết quả học tập, ... thống kê toán học giúp ta đúc kết các số liệu để theo dõi tình hình, cách điều tra đánh giá chất lượng đào tạo, so sánh hiệu quả của hai phương pháp, phân tích mối liên hệ giữa các hiện tượng giáo dục, phân tích tác động của các nhân tố đối với hiện tượng giáo dục. 

Việc lượng hóa các hiện tượng giáo dục là xác định một cách chính xác về mặt số lượng các đặc trưng của đối tượng nghiên cứu. 

-  Xử lý các số liệu đã thu thập được 

Mô tả kết quả quan sát, điều tra, thực nghiệm. Tìm cách đúc kết một số lớn số liệu thành một số không lớn các đặc trưng biểu diễn dưới dạng cô đặc thông tin quan trọng trong số liệu, có thể đúc kết số liệu bằng cách lập bảng, vẽ đồ thị hoặc tính các tham số đặc trưng.

Khi lựa chọn và sử dụng các phương pháp nghiên cứu trên cần lưu ý:

· Phải căn cứ vào mục tiêu và loại hình nghiên cứu của đề tài mà lựa chọn phương pháp nghiên cứu cho phù hợp.

· Không thể và không bao giờ có một hay một số phương pháp nghiên cứu thích hợp cho mọi đề tài. Cũng như không thể có một đề tài nào đó chỉ sử dụng một phương pháp nghiên cứu duy nhất.

· Bản thân mỗi đề tài bao giờ cũng đòi hỏi một hệ phương pháp nghiên cứu để bổ sung cho nhau, giúp cho người nghiên cứu trong việc thu thập, phân tích, xử lí, kiểm tra thông tin, thể hiện kết quả nghiên cứu.
1.3.3. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể.
Hệ thống các phương pháp NCKH đã được nhà nghiên cứu lựa chọn một cách thích hợp khi nghiên cứu ở cấp độ khác nhau hoặc nghiên cứu vấn đề cụ thể của khoa học giáo dục.
a. Phương pháp nghiên cứu hệ thống giáo dục quốc dân.

* Phương pháp nghiên cứu để xây dựng HTGDQD Việt Nam : 

- Phương pháp lịch sử: nhằm phân tích quá trình hình thành phát triển hệ thống giáo dục của đất nước qua các giai đoạn phát triển của lịch sử dân tộc. Tìm qui luật phát triển của hệ thống gioá dục dân tộc, từ đó mà hoàn thiện phát huy tốt truyền thống giáo dục dân tộc, các tư tưởng giáo dục tiên tiến của các nhà giáo dục qua các thời đại.

- PP phân tích nhu cầu của xã hội về GD, dựa trên phân tích trình độ phát triển của nền kinh tế, văn hoá của xã hội hiện tại, xu hướng và phát triển chiến lược kinh tế quốc dân, tìm ra mối quan hệ giữa kinh tế và giáo dục, giữa mục đích và điều kiện phát triển giáo dục, giữa các hình thức tổ chức giáo dục, để xác định hệ thống giáo dục và đào tạo.

- Phương pháp so sánh hệ thống giáo dục thế giới: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến lí luận và thực tiễn giáo dục thế giới hiện tại, so sánh phân tích hệ thống giáo dục của các nhóm quốc gia có nền kinh tế phát triển khác nhau để tìm thấy đặc điểm giáo dục thế giới. Phát hiện những vấn đề chung, những xu thế phát triển giáo dục thế giới. Nghiên cứu tổng kết kinh nghiệm giáo dục thế giới để áp dụng vào thực tiễn giáo dục quốc gia.

- Xây dựng mô hình hệ thống giáo dục và phân tích các khía cạnh của mô hình đó, để tìm ra một hệ thống giáo dục Việt Nam phù hợp với nhu cầu phát triển của kinh tế, văn hoá, trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay.
b. Phương pháp nghiên cứu quá trình dạy học.

Nghiên cứu quá trình dạy học tập trung vào một số nội dung và sử dụng các phương pháp sau đây:
*  Nghiên cứu sinh viên

+ Phương pháp test (trắc nghiệm):

+ Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động học tập của HSSV
+ Phương pháp quan sát HSSV trong học tập, vui chơi, sinh hoạt tập thể, trong lao động công ích và sản xuất, trong giao tiếp.
* Nghiên cứu xây dựng nội dung dạy học

+ Phương pháp truyền thống: Phân tích nội dung dạy học cho từng cấp học, lớp học để chọn lọc nội dung cho phù hợp, so sánh, phân tích các sách giáo khoa của nhiều nước, để đối chiếu với sách giáo khoa trong nước và chọn lọc ưu điểm của từng nước để vận dụng vào Việt Nam.

+ Phương pháp xây dựng nội dung theo “phương pháp tích cực”, “lấy HSSV làm trung tâm” 
+ Phương pháp điều tra thực tiễn
+ Phương pháp tiếp thị (maketing) tìm hiểu những nội dung, những chuyên ngành mà xã hội yêu cầu. 
*  Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp dạy học

Phương pháp nghiên cứu thường là: 
+ Quan sát, điều tra hoạt động dạy và học của thầy giáo và HS, SV để tìm thấy thực trạng: điểm yếu, điểm mạnh trong phương pháp mà tìm cách khắc phục.

+ Tổng kết kinh nghiệm giảng dạy và kinh nghiệm học tập là phương pháp rất quan trọng để tìm những bài học thực tế bổ ích.

+ Thực nghiệm sư phạm với các quy mô để tìm ra được các quy trình dạy học hợp lý, các thao tác dễ huấn luyện và dễ thực hiện đối với GV đại trà.

+ Cần nghiên cứu, so sánh kinh nghiệm dạy học của nước ngoài, tiến hành chuyển giao công nghệ dạy học, sẵn sàng tiếp thu những phương pháp dạy học mới của các nước, để nghiên cứu vận dụng vào hoàn cảnh cụ thể của nước ta. 
+ Phương pháp phát huy tính tích cực của HSSV, phương pháp tích cực là một ý tưởng luôn luôn đúng cần nghiên cứu tìm ra hệ thống các phương pháp cụ thể bằng con đường hợp lý để thực hiện chúng có hiệu quả nhất).

*.  Nghiên cứu hệ thống phương tiện dạy học

Phương pháp nghiên cứu hệ thống phương tiện dạy học là:

+ Phân tích nội dung dạy học để tìm ra các phương tiện dạy học tương ứng.

+ Phân tích các phương pháp dạy học để tìm ra phương tiện dạy học hỗ trợ phù hợp, nghĩa là phải phân tích mối quan hệ mật thiết của ba phạm trù: Nội dung - phương pháp - phương tiện dạy học.

+ Nghiên cứu sử dụng thành quả của điện tử, tin học tìm các con đường để vận dụng các kết quả đó vào việc tổ chức quá trình dạy học. Kết hợp giữa phương tiện dạy học hiện đại và phương tiện dạy học truyền thống nghe nhìn khác.

c.  Phương pháp nghiên cứu quá trình giáo dục 

* Nghiên cứu đặc điểm cá biệt

- Mỗi HS, SV là một cá thể, nó có những đặc điểm phong phú có thể lặp lại hay không lặp lại ở người khác. Chính đặc điểm này chi phối kết quả giáo dục ở nước ta. Nghiên cứu HS, SV cần tìm hiểu:

+ Đặc điểm xuất thân, hoàn cảnh gia đình về mọi mặt: kinh tế, văn hoá truyền thống, tình cảm gia đình và trình độ giáo dục của cha mẹ.

+ Đăc điểm nhân thân: năng lực trí tuệ, đặc điểm nhân cách, sở trường, sở đoản, hứng thú, xu hướng…

+ Đặc điểm hoạt động học tập: kiến thức, phương pháp, chăm chỉ, chuyên cần, kiên trì, lười biếng.

+ Đặc điểm giao tiếp: trong tình bạn tình yêu, thái độ ân cần, đoàn kết, khiêm tốn, thật thà.

- Những nội dung này được thực hiện bằng các phương pháp sau:

+ Nghiên cứu đặc điểm cá biệt của HS, SV.

+ Nghiên cứu môi trường sống, môi trường giáo dục của HS, SV đó là gia đình, tập thể, bạn bè.

+ Nghiên cứu đặc điểm hoạt động của các bản thân HS, SV.

+ Nghiên cứu tình huống tạo ra sự kiện

+ Tổng kết kinh nghiệm giáo dục tiên tiến

+ Quan sát sư phạm

+ Thực nghiệm giáo dục ở những cá nhân, tập thể HS SV để tìm ra con đường thích hợp
*  Nghiên cứu các hình thức tổ chức giáo dục

+ Quan sát hứng thú và thói quen hoạt động của HS, SV. Tìm ra nét điển hình nhân cách.

+ Điều tra nguyện vọng, hứng thú nhu cầu, hoạt động học tập vui chơi của họ để có phương pháp tổ chức đúng.

+ Tổng kết các kinh nghiệm của các điển hình tiên tiến của cá nhân hay tập thể sư phạm.

d. Phương pháp nghiên cứu quản lý giáo dục

- Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng là:

+ Tổng kết kinh nghiệm quản lý giáo dục tiên tiến

+ Phân tích các nhân tố tham gia vào quản lý giáo dục để tìm ra biện pháp quản lý phù hợp.

+ Phương pháp sử dụng ý kiến của chuyên gia

+ Thực nghiệm quản lý giáo dục cơ sở

+ Xây dựng mô hình giáo dục tối ưu.

e. Các PP nghiên cứu khoa học sư phạm kỹ thuật nghề nghiệp



*/ Vận dụng phương pháp nghiên cứu lý luận trong NCKHSPNN
     
  
 - Phân tích và tổng hợp là những phương pháp sử dụng phổ biến trong các khoa học nói chung và khoa học sư phạm nói riêng. Các phương pháp phân tích và tổng hợp thường được sử dụng kết hợp chặt chẽ với nhau trong một nhiệm vụ nghiên cứu và tất cả các giai đoạn nghiên cứu. 


- Phương pháp mô hình hoá trong NCKHSPNN.
* Phương pháp chuyên gia trong NCKHSPNN

* Phương pháp quan sát trong NCKHSPNN

*  Phương pháp điều tra - khảo sát trong NCKHSPNN

* Phương pháp nghiên cứu các sản phẩm hoạt động trong NCKHSPKTNN
* Phương pháp thực nghiệm trong NCKHSPKTNN
Chương 2: Các giai đoạn thực hiện một công trình nghiên cứu khoa học giáo dục

2.1. Giai đoạn chuẩn bị nghiên cứu

Để tiến hành nghiên cứu khoa học phải chuẩn bị đầy đủ các mặt cho nghiên cứu. Bước chuẩn bị có một vị trí quan trọng đặc biệt. Nó góp phần quyết định chất lượng của công trình nghiên cứu. Chuẩn bị nghiên cứu bắt đầu từ xác định đề tài và kết thúc ở việc lập kế hoạch cho tiến trình nghiên cứu.

2.1.1. Xác định đề tài nghiên cứu

a.  Tầm quan trọng của việc xác định đề tài nghiên cứu

Xác định đề tài là một khâu then chốt, có ý nghĩa quan trọng đối với người nghiên cứu. Việc phát hiện được vấn đề để nghiên cứu nhiều khi còn khó hơn cả giải quyết vấn đề đó việc lựa chọn đề tài đôi khi còn có tác dụng quyết định cả phương hướng chuyên môn trong sự nghiệp của người nghiên cứu. Vì vậy, khi xác định đề tài nghiên cứu, nhà khoa học  cần chú ý tới các yêu cầu đối với vấn đề này.

b.  Các yêu cầu đối với đề tài nghiên cứu.

- Phải có tính chân lý. 
- Phải có tính thực tiễn. 
- Phải có tính cấp thiết. 
- Phải có tính khả thi. 
c.  Các điều kiện trong việc lựa chọn đề tài nghiên cứu

- Các điều kiện chủ quan: Đề tài phải phù hợp với xu hướng, khả năng, kinh nghiệm của người nghiên cứu. Đương nhiên, bao giờ người nghiên cứu cũng phải đứng trước lựa chọn giữa nguyện vọng khoa học của cá nhân với việc giải quyết nhu cầu bức bách của xã hội.

- Các điều kiện khách quan: Phải có đủ điều kiện khách quan đảm bảo cho việc hoàn thành đề tài như cơ sở thông tin, tư liệu, phương tiện, thiết bị thí nghiệm  nếu cần phải tiến hành thí nghiệm, kinh phí cần thiết, quỹ thời gian và thiên hướng khoa học của người hướng dẫn hoặc của người chỉ đạo khoa học, các cộng tác viên có kinh nghiệm. 

d.  Một số vấn đề cụ thể trong việc xác định đề tài nghiên cứu

Để đáp ứng những yêu cầu cần đối với đề tài nghiên cứu và tính đến những điều kiện chủ quan và khách quan, khi xác định đề tài, nhà nghiên cứu cần chú ý tới một số vấn đề cụ thể sau đây:

- Kết hợp chặt chẽ giữa việc nghiên cứu lý luận và việc nghiên cứu thực tiễn giáo dục nói riêng, thực tiễn cuộc sống nói chung. 

- Xác định đề tài không phải là một việc giản đơn mà là một việc cần được giải quyết trên cơ sở lý luận và thực tiễn.

+ Về mặt lý luận

Nhà nghiên cứu có thể sử dụng những nguồn tài liệu sau đây:

Các tác phẩm của các tác giả kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin bàn về giáo dục; Các văn bản của Đảng và nhà nước về quan điểm, đường lối giáo dục; Những tác phẩm và các bài nói chuyện của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước; Các tài liệu giáo dục học và các tài liệu thuộc các khoa học khác liên quan; Các công trình nghiên cứu đã được công bố (luận án, luận văn, khoá luận, các bài báo khoa học…). v.v…
+ Về mặt thực tiễn

Nhà nghiên cứu có thể sử dụng các nguồn như:

Các văn bản chỉ đạo của các cơ quan giáo dục (Bộ, Sở, Phòng).

Các văn bản báo cáo tổng kết về phong trào giáo dục.

Những kinh nghiệm của các trường tiên tiến, nhà giáo ưu tú...

Những kinh nghiệm của bản thân v v…

*  Xác định tính chất của đề tài nghiên cứu:
Tuỳ theo tính chất của đề tài, ta có thể có đề tài mang tính chất điều tra, tổng kết kinh nghiệm, nghiên cứu cơ bản, thực nghiệm, hỗn hợp. 

 Điều tra

 Những đề tài có tính chất điều tra nhằm mục đích phát hiện thực trạng của các hiện tượng, quá trình giáo dục và đưa ra những kiến nghị có cơ sở khoa học phục vụ cho việc thúc đẩy sự vận động và phát triển của hiện thực giáo dục đó.
 Tổng kết kinh nghiệm
  Những đề tài có tính chất tổng kết kinh nghiệm nhằm mục đích phát hiện, phân tích, tổng hợp, khái quát hoá và đánh giá những kinh nghiệm giáo dục tiên tiến, rút ra những cái mới bổ sung và làm phong phú lý luận giáo dục đã có và cũng có thể là rút ra những cái mới làm cơ sở cho việc xây dựng lý luận giáo dục mới.

Nghiên cứu cơ bản
 Những đề tài có tính chất nghiên cứu lý luận cơ bản là những đề tài nhằm mục đích mở rộng, đào sâu, làm phong phú lý luận giáo dục đã có, hoặc đưa ra những luận điểm mới, lý thuyết về giáo dục. Những đề tài này đòi hỏi nhà nghiên cứu không những phải có hiểu biết sâu và rộng về lý luận giáo dục đã có, về thực tiễn giáo dục phong phú, đa dạng, mà còn phải có trình độ cao về tư duy lý luận. 
Thực nghiệm

Những đề tài có tính chất thực nghiệm có ý nghĩa đặc biệt ở chỗ, chúng nhằm chứng minh tính chân lý của giả thiết khoa học, của những luận điểm và những tác động sư phạm có tính chất giả định rút ra những kết luận làm phong phú lý luận giáo dục đã có hay khẳng định lý luận giáo dục mới. Thực tiễn chứng tỏ rằng, những đề tài có tính chất thực nghiệm có khả năng mang lại kết quả có tính chân thực ở mức độ cao. Nếu chúng được thực hiện trong phạm vi hẹp của hiện thực giáo dục thì có tính chất thực nghiệm ứng dụng và nếu được thực hiện trong phạm vi rộng của hiện thực giáo dục thì có tính chất thực nghiệm triển khai.

 Tính chất hỗn hợp

ở trên chúng ta tách riêng các tính chất của đề tài để dễ dàng nhận biết đặc điểm của chúng. Song sự tách biệt này chỉ có tính tương đối. Tuy nhiên, với những đề tài có tính chất hỗn hợp, nhà nghiên cứu cần xác định tính chất nào là chủ yếu để có thể tập trung trí tuệ và sức lực vào giải quyết những nhiệm vụ nghiên cứu có liên quan trực tiếp đến tính chất chủ yếu đó.

* Xác định phạm vi nghiên cứu của đề tài :
Nhà nghiên cứu phải xác định rõ phạm vi nghiên cứu của đề tài được giới hạn ở những nội dung nào của đối tượng khảo sát. Xác định phạm vi nghiên cứu là xác định giới hạn về không gian của đối tượng khảo sát, quỹ thời gian để tiến hành nghiên cứu và  quy mô nghiên cứu được xử lý. 
e. Phát biểu đề tài nghiên cứu

Vấn đề khoa học một khi đã được chủ thể chọn làm đối tượng nghiên cứu sẽ trở thành đề tài nghiên cứu và sau khi đã làm rõ mọi vấn đề liên quan đến mục tiêu nghiên cứu thì nó đã được đặt tên, tức là phát biểu thành tên gọi. Tên đề tài nghiên cứu là lời văn diễn đạt mô hình tư duy của kết quả dự kiến của quá trình nghiên cứu dưới dạng xúc tích. Tên đề tài cũng diễn đạt lòng mong muốn của người nghiên cứu tác động vào đối tượng, cải tiến nó để cuối cùng đi đến những mục tiêu như dự kiến. Tên đề tài  phải gọn, rõ, có nội dung xác định. Tên đề tài phải xúc tích, ít chữ nhất nhưng nhiều thông tin nhất, chứa đựng vấn đề nghiên cứu. Nó phản ánh cô đọng nhất nội dung nghiên cứu, chỉ được mang một ý nghĩa hết sức khúc triết, đơn trị, không được phép hiểu theo nhiều nghĩa. Tên đề tài được diễn đạt bằng một câu xác định bao quát được đối tượng và hàm chứa nội dung và phạm vi nghiên cứu. Tránh đặt tên  đề tài bằng những cụm từ mang nhiều tính bất định như “một số vấn đề...”, “ vài suy nghĩ về...”, “góp phần vào...”,.. Tóm lại, đề tài nghiên cứu sau khi đã được xác định thì cần được phát biểu một cách xác định. Muốn vậy, ta cần chú ý tới phần nội dung và phần hình thức của nó.

Về nội dung cần làm sáng tỏ:

- Vấn đề nghiên cứu.

- Mức độ nghiên cứu.

- Phạm vi nghiên cứu.

Về phần hình thức cần đảm bảo:

- Rõ ràng, dễ hiểu.

- Nhất quán, không có mâu thuẫn giữa các thành phần của đề tài.

- Có dạng của một đề mục, chứ không có dạng của một câu hỏi.

- Tương đối gọn gàng, không dài dòng.

2.1.2. Xây dựng đề cương nghiên cứu

a. Cấu trúc đề cương

a1/ Tầm quan trọng của việc lập đề cương

Xây dựng đề cương nghiên cứu là một bước rất quan trọng. Nó giúp cho người nghiên cứu giành được thế chủ động trong quá trình nghiên cứu. Nội dung của đề cương cho phép hoạch định được kế hoạch chi tiết cho hoạt động nghiên cứu.
a2/ Định nghĩa về cương nghiên cứu khoa học 

Đề cương nghiên cứu là văn bản dự kiến các bước đi, cách làm, nội dung của công trình và các bước tiến hành để đệ trình cơ quan và tổ chức tài trợ phê duyệt. Nó là cơ sở pháp lý cho chương trình hành động .

a3/ Cấu trúc đề cương:
- Tên đề tài

- Phần mở đầu

- Dự kiến cấu trúc của đề tài

- Tài liệu tham khảo

-  Kế hoạch nghiên cứu
b. Nội dung đề cương

Nội dung của đề cương nghiên cứu thường bao gồm các nội dung xác định

b1/ Phần mở đầu

1. Lý do chọn đề tài và lịch sử vấn đề nghiên cứu

Tác giả phải nêu lý do chọn đề tài là tại sao nghiên cứu vấn đề này. Qua đó, chỉ ra tính cấp thiết của  vấn đề được nghiên cứu. 


- Những mâu thuẫn (về mặt lý luận và thực tiễn giáo dục) thể hiện trong vấn đề mà mình sẽ nghiên cứu, giải quyết.

- Tính chân lý, tính thực tiễn, đặc biệt là tính cấp thiết của vấn đề mà mình sẽ nghiên cứu.

- Từ đó, khẳng định ý nghĩa lý luận và ý nghĩa thực tiễn của vấn đề nghiên cứu.

- Muốn vậy, nhà nghiên cứu cần chú ý một số điểm sau:

+ Một là, trình bày ngắn gọn, đầy đủ lý luận xuất phát của vấn đề (lý do về mặt lý luận) và tình hình thực tiễn của vấn đề (lý do về mặt thực tiễn), rút ra mâu thuẫn đang tồn tại một cách khách quan trong hiện thực giáo dục cần phải giải quyết một cách cấp bách, phục vụ cho sự nghiệp giáo dục cũng như làm phong phú thêm lý luận giáo dục.


 + Hai là, điểm lịch sử vấn đề nghiên cứu ở trong và ngoài nước, nêu một cách ngắn gọn quá trình phát triển và giải quyết vấn đề (chú ý điểm qua các giai đoạn và những công trình nghiên cứu chủ yếu có liên quan); rút ra những cái chưa được giải quyết hay chưa được giải quyết một cách thoả đáng hoặc giải quyết không đúng đắn từ đó, phải làm cho người đọc thấy được logic phát triển tất yếu của vấn đề, nghĩa là thấy rõ hơn tính chân lý và tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu.


+ Ba là, khi trình bày lý do nghiên cứu, luận chứng cho đề tài càng đầy đủ bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, tất nhiên không nên trình bày quá dài dòng. 

2. Mục đích nghiên cứu

Mỗi đề tài nghiên cứu tuỳ theo phạm vi phải xác định rõ mục đích nghiên cứu. Mục đích nghiên cứu phản ánh kết quả hoạt động nghiên cứu phải đạt qua cái mục tiêu đề tài hướng tới, là định hướng chiến lược của toàn bộ những vấn đề cần giải quyết trong đề tài. Mục đích của các đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp là nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, cũng như chất lượng tổ chức- quản lý giáo dục nghề nghiệp.

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu

Khách thể được coi là nơi chứa đựng đối tượng. Đối tượng nghiên cứu chính là cái mà hoạt động của nhà khoa học phải hướng vào phân tích, mô tả, nhận thức, phản ánh và phát hiện cái mới. Mỗi đề tài khoa học có một đối tượng nghiên cứu. 

Khách thể đồng nghĩa với môi trường của đối tượng mà ta đang xem xét. Xác định đối tượng là tìm ra cái trung tâm để định hướng hoạt động nghiên cứu vào, còn xác định khách thể nghĩa là tìm ra cái chứa đựng đối tượng, giới hạn của cái trung tâm, cái vòng mà đề tài không được phép vượt qua. Do đó, chủ thể tiến hành xác định khách thể và đối tượng nghiên cứu được coi là cái quan trọng, tìm ra bản chất của quá trình nghiên cứu khoa học.

4. Giả thuyết khoa học
Giả thuyết khoa học là mô hình giả định, một dự đoán về bản chất của đối tượng nghiên cứu. Một công trình khoa học phải thực hiện việc chứng minh cho một giả thuyết khoa học. Do đó tiến hành xây dựng giả thuyết là việc làm vô cùng quan trọng của mỗi nhà nghiên cứu khi thực hiện công trình khoa học. Giả thuyết có chức năng tiên đoán bản chất sự kiện đồng thời nó còn có tác dụng chỉ đường cho việc khám phá đối tượng. Giả thuyết khoa học là nhân lõi, linh hồn của mọi công trình nghiên cứu. Khi xây dựng giả thuyết khoa học, nhà nghiên cứu cần quan tâm đến một số điểm sau:

Một là, phải dựa vào tư tưởng chủ đạo trên cơ sở tính đến đề tài nghiên cứu và những kinh nghiệm thành công có liên quan tới đề tài.

Hai là, có thể phát biểu giả thuyết dưới dạng gắn gọn với một vài yếu tố tiên đoán hoặc cũng có thể dưới dạng triển khai với nhiều yếu tố tiên đoán 

Ba là, phải đảm bảo cho giả thuyết có những đặc điểm riêng 

Bốn là, phải dần dần hoàn thiện, nghĩa là dần dần hoàn chỉnh và chính xác hoá giả thuyết khoa học trong quá trình nghiên cứu vì thường thường lúc đầu, nhà nghiên cứu chưa thể xây dựng được giả thuyết khoa học được hoàn hảo ngay.

Mọi giả thuyết khoa học đều phải chứng minh. Nếu giả thuyết được chứng minh sẽ trở thành một bộ phận của lý thuyết khoa học. Giả thuyết được chứng minh tức là đề tài được thực hiện. Vì vậy, thực chất của việc thực hiện một công trình khoa học là  thực hiện việc chứng minh cho một giả thuyết khoa học.

5. Các nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu

- Các nhiệm vụ nghiên cứu.

Xuất phát từ mục đích và giả thuyết khoa học, mỗi đề tài phải xác định các nhiệm vụ nghiên cứu cho sát thực và cụ thể. Nhiệm vụ nghiên cứu được coi như là mục tiêu cụ thể mà đề tài phải thực hiện. Xác định nhiệm vụ nghiên cứu là chủ thể tiến hành tìm kiếm nội dung công việc phải làm. Nó được coi là mô hình dự kiến nội dung đề tài. Các nhiệm vụ nghiên cứu được thực hiện thì đề tài đã hoàn thành.
- Phạm vi nghiên cứu 

Sau khi nêu ra các nhiệm vụ nghiên cứu, nếu thấy cần thiết nhà nghiên cứu có thể xác định chính xác hơn phạm vi nghiên cứu của mình nhằm mục đích:

-  Trong các nhiệm vụ đã được nêu ra thì nhiệm vụ nào là chủ yếu?

- Trong các đối tượng nghiên cứu thì những đối tượng nào là chủ yếu?

- Giải quyết các nhiệm vụ đến mức độ nào?

Tìm ra giới hạn phải giải quyết của đề tài trong phạm vi nghiên cứu. Còn phạm vi nghiên cứu là một phần giới hạn có liên quan đến đối tượng khảo sát và nội dung nghiên cứu. Phạm vi nghiên cứu bao gồm những giới hạn về không gian của đối tượng khảo sát, giới hạn quỹ thời gian để tiến hành nghiên cứu và giới hạn quy mô nghiên cứu được xử lý

6.  Các phương pháp nghiên cứu
Các phương pháp nghiên cứu thường được dùng là các phương pháp toán, các phương pháp hiện đại như phân tích lý luận, phân tích hoạt động - quan hệ, thực nghiệm hình thành và các phương pháp nghiên cứu kinh điển. Việc xác định các phương pháp nghiên cứu có ý nghĩa quyết định với việc giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu và chứng minh giả thuyết khoa học.

b 2. dàn ý công trình nghiên cứu 

Dàn ý nội dung dự kiến của công trình nghiên cứu thông thường gồm ba phần chính là mở đầu, nội dung, kết luận và khuyến nghị. Trong đó, phần nội dung là phần cơ bản, chủ yếu nhất có thể được chia thành các chương, mục, tiểu mục mà số lượng của chúng sẽ tuỳ thuộc vào đặc điểm của vấn đề của đề tài cũng như khối lượng nội dung, cách trình bày của tác giả. Thông thường, nội dung dàn ý công trình nghiên cứu có ba chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu

Chương 2: Thực trạng của vấn đề nghiên cứu

Chương 3: Những giải pháp cho vấn đề nghiên cứu 

Với tên gọi có thể khác nhau nhưng chủ yếu trình bày rõ nội dung công việc nghiên cứu, những kết quả thực nghiệm, khẳng định giả thuyết, những bài học rút ra từ kết quả nghiên cứu. Dàn ý có tính chất tạm thời, được sửa đổi và từng bước hoàn chỉnh trong quá trình nghiên cứu. Dàn ý cần được trình bày cụ thể cho từng mục, các tiểu mục... Dàn ý thực hiện càng chi tiết và hợp lý thì việc thu thập tài liệu và sắp xếp dữ kiện càng dễ dàng.

c/ Kết luận và khuyến nghị

e/ Tài liệu tham khảo

d/ Kế hoạch nghiên cứu

- Nội dung kế hoạch NC:
Việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu thường được triển khai theo các giai đoạn làm việc diễn ra nối tiếp và đan xen theo một logic xác định của đối tượng nghiên cứu.

 1/ Giai đoạn chuẩn bị

a. Chọn đề tài, xác định đối tượng, nhiệm vụ và mục đích nghiên cứu

Theo dõi các công trình và thành tựu khoa học có liên quan đến đề tài.

Tham khảo các kết quả mới nhất của công trình. 

Đánh giá các kết quả nghiên cứu của các công trình.

Trao đổi ý kiến với các nhà khoa học.

b. Lập các bản tóm tắt các công trình nghiên cứu trong phạm vi của đề tài nghiên cứu.

c. Lập kế hoạch sơ bộ cho công tác nghiên cứu

d. Tiến hành thử một số công việc, ví dụ như làm thí nghiệm, điều tra,  thăm dò…

2/ Giai đoạn nghiên cứu 

a. Nghiên cứu,  phân tích thực tiễn và nêu rõ thực trạng của vấn đề  nghiên cứu.

b. Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu đã được đặt ra trong kế hoạch.

Sưu tầm tài liệu liên quan đến đề tài.

Tổ chức thu thập tư liệu qua điều tra, hội thảo, đi thực tế, quan sát v.v...

Tiến hành thực nghiệm nếu có. 

c. Sơ kết và đánh giá sơ bộ các công việc đã thực hiện.

d. Hoàn thiện công việc và hoàn thành kế hoạch nghiên cứu.

3/ Giai đoạn định ra kết cấu công trình nghiên cứu

a. Tiến hành tập hợp, xử lý các kết quả nghiên cứu.

b. Lập dàn bài - cấu trúc của báo cáo công trình theo kết quả nghiên cứu.

4/ Giai đoạn viết công trình

a. Viết công trình: theo giai đoạn viết sơ bộ và viết chính thức văn bản công trình.

b. Viết báo cáo tóm tắt của công trình. Đối với các loại luận văn, luận án, các đề tài nghiệm thu, thì phải có sự gia công đặc biệt khi viết tóm tắt

5/ Giai đoạn bảo vệ, công bố công trình

2.1.3. Chi tiết hoá và cụ thể hoá các phương pháp nghiên cứu

Trong đề cương, nhà nghiên cứu đã mô tả các phương pháp ở mức độ chi tiết nhất định, song chưa đủ. Thực tiễn nghiên cứu đã chứng tỏ rằng, để thực hiện các phương pháp nghiên cứu, chúng ta phải chi tiết hoá và cụ thể hoá chúng, tạo nên một hệ thống những cách thức tiến hành cụ thể, chi tiết. Trên cơ sở đó, xây dựng những kế hoạch cụ thể với tư cách là những phụ lục của kế hoạch chung. Công việc này có ý nghĩa ở chỗ, nó giúp cho nhà nghiên cứu làm việc một cách khoa học, tránh được tình trạng vận dụng các phương pháp nghiên cứu một cách tuỳ tiện, vô hiệu quả. Tất nhiên đây là công việc khó vì nó đòi hỏi phải quán triệt được mục đích nghiên cứu, tính chất đề tài, giả thuyết khoa học, các nhiệm vụ nghiên cứu, hoàn cảnh và điều kiện nghiên cứu cũng như đặc điểm của từng phương pháp.

2.1.4. Chuẩn bị các điều kiện vật chất - kỹ thuật cơ sở nghiên cứu

Căn cứ vào mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu và đặc biệt là phương pháp nghiên cứu, chúng ta cần chuẩn bị ở mức tốt nhất các điều kiện cơ bản sau đây:

 Các phương tiện kỹ thuật (như máy ảnh, máy ghi âm, máy chiếu hình v.v…); giấy, tiền; các bản mẫu như điều tra, mẫu thống kê, mẫu biên bản… với số lượng cần thiết; các cơ sở nghiên cứu, đặc biệt là những cơ sở thực nghiệm và những cộng tác viên nhiệt tình và có khả năng nghiên cứu. Như vậy, trong giai đoạn chuẩn bị, nhà nghiên cứu phải xác định được đề tài, xây dựng được đề cương nghiên cứu, cụ thể hoá và chi tiết hoá các phương pháp nghiên cứu và chuẩn bị các điều kiện vật chất - kỹ thuật, các cơ sở nghiên cứu cần thiết. Nếu giai đoạn này được hoàn thành nhanh chóng và tốt đẹp thì chúng ta có cơ sở chắc chắn để bước sang giai đoạn triển khai nghiên cứu.

2.2. Giai đoạn triển khai nghiên cứu 

Đây là giai đoạn cơ bản nhất của quá trình nghiên cứu vì nó giúp nhà nghiên cứu giải quyết các nhiệm vụ và chứng minh giả thuyết khoa học đã được đề ra. Trong giai đoạn này, nhà nghiên cứu phải hoàn thành 2 công việc cơ bản: thu thập các tài liệu thực tế và sàng lọc, xử lý chúng trên cơ sở thực hiện các phương pháp nghiên cứu đã được xác định.

2.2.1. Thu nhập tài liệu thực tế

 a. Tầm quan trọng 

Tài liệu thực tế là những “nguyên vật liệu” là nền tảng giúp cho nhà nghiên cứu xử lý, rút ra tính quy luật vốn có của các hiện tượng, quá trình giáo dục, giải quyết được các nhiệm vụ nghiên cứu, chứng minh được giả thuyết và tìm được những kết luận thu được vào thực tiễn giáo dục. Có thể nói rằng, không có tài liệu hoặc có tài liệu nhưng không đầy đủ, không phong phú, không chính xác thì cũng khó lòng hoàn thành được công trình nghiên cứu. 
b. Các nguồn tài liệu thực tế 

Người nghiên cứu cần thu thập các thông tin qua nguồn tài liệu thực tế như các chủ trương và chính sách của nhà nước có liên quan đến nội dung nghiên cứu, những cơ sở lý thuyết có liên quan đến nội dung và đối tượng nghiên cứu, những thành tựu lý thuyết đã đạt được và kết quả nghiên cứu trước đã được công bố có liên quan đến chủ đề nghiên cứu, các số liệu thống kê, kết quả quan sát hoặc thực nghiệm do bản thân người nghiên cứu thu thập. Ngoài những nguồn tài liệu mà chúng ta đã nêu ở trên, còn một nguồn rất quan trọng, đó là hoạt động thực nghiệm, đặc biệt là thực nghiệm sư phạm kỹ thuật. Sở dĩ phải nhấn mạnh tới nguồn tài liệu này vì nó có thể cung cấp cho chúng ta những tài liệu có độ tin cậy cao được nảy sinh nhờ những tác động sư phạm nhất định lên hiện thực giáo dục. ở đây, cần chú ý một điều là, các nguồn tài liệu trên chỉ có thể cung cấp cho nhà nghiên cứu những sự kiện có ý nghĩa khoa học khi vận dụng phối hợp một cách linh hoạt các phương pháp nghiên cứu. Điều này có liên quan mật thiết đến năng lực nghiên cứu, trình độ sử dụng khéo léo các phương tiện nghiên cứu và các phương tiện định hình (ghi chép đầy đủ, chính xác) các hiện tượng và quá trình giáo dục được nghiên cứu.

c. Các hình thức thu nhập tài liệu

- Các hình thức thu thập tài liệu từ các nguồn tài liệu: 

Để thu thập thông tin, người nghiên cứu thường sử dụng các hình thức thu thập tài liệu từ các nguồn tài liệu như tạp chí, báo cáo khoa học, tác phẩm khoa học, tài liệu lưu trữ, số liệu thống kê, thông tin đại chúng, phỏng vấn, tiến hành quan sát, tiến hành thực nghiệm... 

- Tiến hành tìm hiểu thực tại: 

Phát hiện thực trạng phát triển của đối tượng bằng các phương pháp nghiên cứu thực tiễn. Các tài liệu thu thập được từ các phương pháp quan sát, điều tra, thí nghiệm, tổng kết kinh nghiệm, thực nghiệm  xử lý tài liệu bằng phương pháp thống kê xác xuất cho ta những tài liệu khách quan về đối tượng.

d. Những yêu cầu đối với tài liệu


Những tài liệu được thu thập cần đảm bảo những yêu cầu nhất định 

- Một là, phải khách quan, chính xác, đầy đủ, cụ thể, rõ ràng, không được sai lệch, thiếu sót, mơ hồ. Phải phù hợp với yêu cầu của đề tài, làm cơ sở lý thuyết cho đề tài

- Hai là, phải tập trung phục vụ cho việc giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu cũng như chứng minh cho giả thuyết khoa học, không được tản mạn, xa rời yêu cầu nghiên cứu.

- Ba là, phải bao gồm nhiều loại hình khác nhau (ngôn ngữ, hình ảnh, số liệu…)

- Bốn là, phải được ghi chú rõ ràng thời điểm, không gian và nguồn khai thác

- Năm là, phải được phân loại sơ bộ trong quá trình thu thập:

+ Những tài liệu thực tế thu lượm được có thể là rất phong phú, đa dạng. song trong đó có thể còn lộn xộn.

+ Giữa những tài liệu sát với giả thiết khoa học và các nhiệm vụ nghiên cứu đã được đề ra với những tài liệu hơi xa hoặc quá xa đề tài.

+ Giữa những tài liệu có đầy đủ tính khách quan với những tài liệu thiếu tính khách quan hay có tính chủ quan.

+ Giữa những tài liệu không chính xác với những tài liệu kém chính xác hay không chính xác.

+ Giữa những tài liệu cụ thể, rõ ràng với những tài liệu chung chung, mơ hồ.

+ Giữa những tài liệu điển hình với những tài liệu không điển hình 

2.2.2. Xử lý tài liệu thực tế

Trong nghiên cứu khoa học, người nghiên cứu sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để thu thập dữ kiện liên quan đến đề tài nghiên cứu. Các dữ kiện thu thập chưa thể sử dụng ngay được mà phải qua quá trình sàng lọc, phân tích, xử lý. Các dữ kiện này gọi chung là tài liệu thu thập.

a. Sàng lọc tài liệu 

Chỉ nên bắt tay vào sàng lọc tài liệu khi có khối lượng tài liệu nhất định. Việc sàng lọc tài liệu bao gồm các công việc thực tế cần thiết và có liên hệ logic với nhau.

- Tiến hành phân loại tài liệu. Công việc này được thực hiện nhằm phân loại các tài liệu đã thu thập được

- Chọn lọc tài liệu, tư liệu, số liệu: nghiên cứu mối liên hệ giữa các tài liệu, tư liệu, số liệu, so sánh, đối chiếu, chọn lọc những tài liệu, tư liệu, số liệu quan trọng, thiết thực, có độ tin cậy cao.

- Tiến hành sắp xếp tài liệu, tư liệu, số liệu. Sau khi quy thành các nhóm tài liệu, số liệu, tiến hành lập dàn ý, sắp xếp cụ thể từng nội dung của từng vấn đề đi theo một logic nhất định, chọn các vấn đề cần đi sâu phân tích

b.  Xử lý tài liệu

Sau khi sàng lọc, tài liệu được xử lý. Nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của việc xử lý tài liệu là phát hiện những đặc điểm, những tính quy luật của các hiện tượng, quá trình giáo dục được nghiên cứu và làm sáng tỏ sự phụ thuộc của kết quả đó vào những tác động sư phạm đã được áp dụng trong suốt quá trình nghiên cứu.

Đây là giai đoạn cơ bản, quyết định chất lượng của đề tài. Các tư liệu, số liệu được xử lý đúng đắn, chính xác có sẽ ý nghĩa xác nhận, chứng minh hay bác bỏ giả thuyết đã nêu ra. Mục đích của việc phân tích và xử lý thông tin, tư liệu là tập hợp, chọn lọc và hệ thống hoá các phần khác nhau của thông tin, tư liệu đã có để từ đó, tìm ra những khía cạnh mới, kết luận mới về đối tượng. 

- Xử lý thông tin định lượng có nghĩa là xem xét, đánh giá mặt số lượng của các kết quả nghiên cứu; vì vậy, khi xử lý định lượng, nhà nghiên cứu phải căn cứ vào yêu cầu giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu để xác định số bảng (thống kê, so sánh v.v…) số đồ thị, số biểu đồ… Đối với mỗi bảng thống kê, đồ thị, biểu đồ này, nhà nghiên cứu phải dự kiến và thực hiện sự phân tích, đánh giá những điểm cần thiết đó, ở đây, nếu cần thì dùng toán thống kê xác suất.

- Xử lý thông tin định tính có nghĩa là xem xét, đánh giá các kết quả nghiên cứu về mặt chất lượng (ví dụ: mức độ hoàn thành các thao tác tư duy; mức độ chất lượng tri thức đã nắm được; mức độ hình thành những phẩm chất đạo đức v.v…). ở đây, nhà nghiên cứu phải làm sáng tỏ các đặc điểm, quy luật, cơ chế… của các hiện tượng, quá trình giáo dục được nghiên cứu trên cơ sở vận dụng lý luận về khoa học giáo dục và các khoa học có liên quan. Trong thực tiễn nghiên cứu, việc xử lý định lượng và định tính tuy có tính độc lập tương đối với nhau, song chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Vì vậy, khi xử lý, nhà nghiên cứu có thể xem xét chúng dưới các góc độ khác nhau tuỳ thuộc vào yêu cầu nghiên cứu.
+ Xem xét một cách độc lập mặt định lượng (Ví như: xem xét số sản lượng sản phẩm của HS, SV, sự biến thiên của tỉ lệ giữa HS SV yếu và kém so với tổng số HS SV của lớp qua từng thời gian nhất định…).

+ Xem xét một cách độc lập mặt định tính (Ví như: xem xét những biểu hiện chuyển biến về hành vi văn minh của HSSV…) 

+ Xem xét mặt định lượng và định tính trong mối quan hệ mật thiết với nhau (ví như đối với thao tác khái quát hoá của HSSV, nhà nghiên cứu có thể xem xét và đánh giá các mức độ và biểu hiện của từng mức độ khái quát hoá ở HS SV các lớp thực nghiệm và các lớp đối chứng: đồng thời, có thể xem xét và đánh giá tỉ lệ HS SV đạt được từng mức độ khái quát hoá so với tổng số HSSV ở mỗi loại lớp này.

+ Để có cơ sở xử lý về mặt định lượng và mặt định tính, nhà nghiên cứu trước hết phải quan tâm đến vấn đề “đo đạc” các kết quả nghiên cứu. Để “đo đạc” được hiệu quả vận động của quá trình giáo dục, hiệu quả biến đổi về các mức độ nắm tri thức, kỹ năng, kỹ xảo của HS SV cũng như hiệu quả biến đổi về ý thức, hành vi đạo đức dưới ảnh hưởng của các tác động sư phạm, nhà nghiên cứu phải xác định những chỉ tiêu với tư cách như là người “thước đo”. Song, do đặc điểm riêng của các hiện tượng, quá trình giáo dục, có những trường hợp có thể “đo đạc” trực tiếp các kết quả dạy học và giáo dục (theo nghĩa hẹp), ví như “đo đạc” số lượng tri thức, kỹ năng mà hs sv đã nắm được, bên cạnh đó lại có rất nhiều trường hợp không thể “đo đạc” trực tiếp được mà phải “đo đạc” gián tiếp. Vì thế, khi xây dựng các chỉ tiêu ”đo đạc”, nhà nghiên cứu cần chú ý tới các trường hợp đó.

2.3. Giai đoạn kiểm tra kết quả nghiên cứu

Những kết quả nghiên cứu đã thu được chỉ là mang tính chất sơ bộ mà thôi. Tính chân lý cần được kiểm tra một cách nghiêm túc bằng các tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn cơ bản và các tiêu chuẩn hỗ trợ kinh nghiệm cho thấy, chúng ta có thể kiểm tra qua hai bước: bước kiểm tra sơ bộ và bước kiểm tra chính thức.

2.3.1. Kiểm tra sơ bộ

Trong bước này nhà nghiên cứu đối chiếu hết kết quả nghiên cứu với giả thuyết khoa học đã đề ra. ở đây có hai trường hợp:

- Một là, kết quả nghiên cứu phù hợp với giả thuyết

- Hai là, kết quả nghiên cứu và giả thuyết không phù hợp với nhau một phần hay hoàn toàn.

Trong trường hợp thứ hai này có thể có 3 tình huống:

- Hoặc giả thuyết, kết quả nghiên cứu sai hay sai một phần.

- Hoặc giả thuyết sai hay sai một phần, còn kết quả nghiên cứu đúng.

- Hoặc cả giả thuyết, cả kết quả nghiên cứu đều không chính xác hay không hoàn toàn chính xác.

Vì thế, chúng ta phải sử dụng các tiêu chuẩn hỗ trợ (độ tin cậy của cảm giác, tính rõ ràng của trực giác, phép chứng minh logic) và nếu cần thì cả một phần thực nghiệm (thực nghiệm lặp lại, thực nghiệm kiểm tra bộ phận) để xem xét nguyên nhân cơ bản là ở đâu. Từ đó, hoặc điều chỉnh lại giả thuyết, hoặc hoàn thiện lại các phương pháp nghiên cứu cũng như cách thức xử lý tài liệu thực tế thu lượm được, hoặc điều chỉnh và hoàn thiện lại tất cả những yếu tố đó cho tới khi đạt tới chỗ kết quả nghiên cứu và giả thuyết khoa học hoàn toàn phù hợp với nhau.

2.3.2. Kiểm tra chính thức

Kết quả nghiên cứu đã được kiểm tra sơ bộ song tính chân lý của nó vẫn chưa được đảm bảo hoàn toàn. Do đó, nó cần được kiểm tra chính thức bằng tiêu chuẩn cơ bản: hoặc thực nghiệm kiểm tra hoặc ứng dụng vào thực tiễn giáo dục.

ở đây có một điều đáng chú ý là, nhà nghiên cứu tách việc kiểm tra kết quả nghiên cứu ra thành một giai đoạn để nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của nó sau khi đã xử lý xong tài liệu thực tế của nó. Song trong thực tiễn nghiên cứu, những yếu tố kiểm tra cũng được thực hiện ngay trong giai đoạn thứ nhất.

Từ những kết quả đã được kiểm tra, nhà nghiên cứu rút ra kết luận chung cho đề tài và chuyển sang giai đoạn viết công trình nghiên cứu.

2.4. Giai đoạn viết công trình nghiên cứu

2.4.1. Hoàn thiện dàn ý công trình nghiên cứu

Viết báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu là trình bày các kết quả nghiên cứu bằng một văn bản hay một luận án, luận văn để công bố kết quả nghiên cứu và báo cáo với cơ quan quản lý đề tài nghiên cứu hoặc cơ quan tài trợ, đây là cơ sở để hội đồng nghiệm thu đánh giá sự cố gắng của các tác giả, đồng thời cũng là bút tích của tác giả để lại cho các đồng nghiệp đi sau. Viết báo cáo tổng kết đề tài phải tiến hành nhiều lần: 

- Viết bản nháp theo đề cương chi tiết trên cơ sở tổng hợp các tài liệu, tư liệu, số liệu thu được và đã được sử lý.

Trong giai đoạn này, việc đầu tiên là phải hoàn thiện dàn ý công trình nghiên cứu theo các yêu cầu sau đây: 

- Phản ánh được đầy đủ kết quả nghiên cứu phù hợp với giả thuyết khoa học và các nhiệm vụ nghiên cứu.

- Có cấu trúc hợp lý và logic.

- Có dự kiến sử dụng các biểu, bảng, đồ thị, sơ đồ…. ở những chỗ nhất định trong nội dung công trình nghiên cứu

 - Có dự kiến về khối lượng chung của công trình và dự kiến phân bố khối lượng cho các bộ phận của công trình sao cho cân đối .

Với dàn ý đã hoàn thiện, nhà nghiên cứu sẽ viết bản thảo. Sau đó, sửa chữa, hoàn thiện bản thảo và viết bản chính.

- Tiến hành sửa chữa bản thảo theo sự góp ý của người hướng dẫn và các chuyên gia.

- Tiến hành viết sạch bản báo cáo tổng kết

- Sửa chữa theo sự góp ý của người hướng dẫn

- Viết sạch để bảo vệ ở hội đồng bảo vệ cấp cơ sở.

- Sửa chữa lần cuối cùng sau khi tiếp thu ý kiến của hội đồng bảo vệ cấp cơ sở. Viết hoàn chỉnh văn bản báo cáo tổng kết đề tài, luận án, luận văn, đồng thời viết tóm tắt các văn bản đó.

2.4.2. Viết công trình nghiên cứu 

Chủ thể phải hoàn thiện toàn bộ công trình nghiên cứu thể hiện bằng văn bản đúng với các yêu cầu về nội dung và hình thức trình bày báo cáo tổng kết đề tài đã được quy định. Báo cáo kết quả nghiên cứu mà chúng ta gọi tắt là báo cáo được coi như một văn bản trình bày một cách có hệ thống kết quả nghiên cứu. Nó cần nêu bật được những vấn đề cơ bản như: Tổng quan vấn đề nghiên cứu, cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu, nội dung và kết quả nghiên cứu có những đề xuất mới, những ứng dụng sáng tạo, kết luận và khuyến nghị.

a. Cấu trúc đề tài

Báo cáo phải được trình bày theo một cấu trúc logic chặt chẽ với trình tự các phần cụ thể như: Tên đề tài, phần mở đầu, nội dung, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục.

Tên đề tài

a1/ Phần mở đầu

Phần mở đầu nói về lý do ra đời của công trình, những ý định cùng ước vọng của tác giả, bao gồm các nội dung xác định:

Lý do chọn đề tài (tính cấp thiết của đề tài)

Mục đích nghiên cứu

Khách thể và đối tượng nghiên cứu

Giả thuyết khoa học

Nhiệm vụ nghiên cứu

Các phương pháp nghiên cứu

Giới hạn và phạm vi nghiên cứu

Những luận điểm bảo vệ

Đóng góp mới của đề tài

a2/ Nội dung của đề tài

Đây là phần cơ bản, chủ yếu nhất của công trình nghiên cứu gồm tổng quan vấn đề nghiên cứu, nội dung và phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu. Có thể chia thành các chương, mục. Số lượng chương, mục của công trình phụ thuộc vào đặc điểm của đề tài, khối lượng nội dung, cách trình bày của tác giả. Song nhìn chung, nội dung có thể chia thành ba chương.

- Chương 1: Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu

- Chương 2: Thực trạng của vấn đề nghiên cứu

- Chương 3: Những giải pháp được đề xuất ứng dụng

Nêu những giải pháp, rút ra từ kết quả nghiên cứu phù hợp, có tính khả thi, đề xuất các vấn đề mang tính bức xúc và triển vọng.

a3/ Kết luận và khuyến nghị

Kết luận về toàn bộ công trình nghiên cứu. Nêu tổng hợp các kết quả nghiên cứu, nêu rõ vấn đề nào đã được giải quyết và vấn đề nào chưa, cái mới nảy sinh cần tiếp tục nghiên cứu. Những kết luận cần được trình bày súc tích, cô đọng, sâu sắc, ngắn gọn.

a4/ Tài liệu tham khảo

- Các tài liệu tham khảo ghi trong danh mục phải đầy đủ các thông số cần thiết như: số thứ tự, họ tên tác giả, tên công trình sách hoặc tạp chí..., nguồn: tên tạp chí, tập số, năm, nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản, số trang...

- Trình tự sắp xếp các tài liệu tham khảo

+ Xếp theo thứ tự sách kinh điển trước, các văn kiện chính thức rồi đến các tác phẩm của cá nhân

+ Các tài liệu tham khảo phải được xếp riêng từng khối tiếng tiếng Nga, Anh, Pháp, Đức... Trình tự sắp xếp danh mục tài liệu tham khảo trong từng thứ tiếng theo nguyên tắc thứ tự ABC của họ tên tác giả.

+ Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC theo họ từ đầu tiên của tên tài liệu

Tác giả nước ngoài thì xếp theo họ tác giả, kể cả các tài liệu đã dịch ra tiếng Việt thì xếp trong khối tiếng Việt. 

- Số thứ tự được đánh liên tục từ đầu đến hết

a5/ Phụ lục

Trong phần phụ lục có thể đăng tải nội dung của các câu hỏi điều tra, các bài tập trắc nghiệm, bảng hướng dẫn, chỉ dẫn hoặc ước chú, các biểu bảng, số liệu, hình vẽ, biểu đồ, đồ thị, phần giải thích thuật ngữ, phần tra cứu theo đề mục hay tác giả, các công trình bài viết đi sâu từng khía cạnh của đề tài nếu có. Nếu nhiều phụ lục thì phụ lục được đánh số thứ tự bằng số La mã hoặc số ả Rập. Ví dụ như: Phụ lục I, phụ lục II hoặc phụ lục 1, phụ lục 2. Trường hợp phụ lục gồm nhiều chương, mục thì phần phụ lục cần có mục lục riêng, mục lục này không ghép với mục lục của báo cáo hoặc cuốn sách.
a6/ Mục lục


Mục lục là bản ghi tên các đề mục với số trang, theo trình tự trình bày trong báo cáo tổng kết công trình nghiên cứu. Mục lục thường được đặt ở phía đầu, in tiếp sau bìa phụ, không cần trình bày quá tỉ mỉ. Mục lục có thể đặt trước “Mấy lời mở đầu” hoặc ở cuối công trình nghiên cứu.

b. Hình thức của báo cáo tổng kết khoa học

Báo cáo tổng kết nghiên cứu khoa học được trình bày trên mặt giấy khổ A4 (210 x 279mm), chỉ một mặt. Nếu đánh máy trên máy vi tính thì dùng cỡ chữ VnTime (Roman) 13 hoặc 14, dãn dòng ở chế độ 1,5 line của hệ soạn thảo Winword. Lề trên 3,5cm; lề dưới 3cm hoặc ngược lại, lề trái 3,5cm, lề phải 2cm. Các biểu bảng trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang. Hình thức của báo cáo tổng kết khoa học thể hiện cách trình bày bìa, văn phong khoa học, trình bày cân đối, trích dẫn khoa học.

b1/  Trình bày bìa

Bìa gồm có bìa chính và bìa phụ hoàn toàn giống nhau và được trình bày  theo thứ tự từ trên xuống những nội dung xác định.

- Trên cùng: tên cơ quan khoa học hay tên trường và tên khoa mà ở đó nhà nghiên cứu đã hoàn thành công trình nghiên cứu. 

- Phía dưới: họ tên tác giả. Chức năng khoa học và tên chủ nhiệm đề tài ở bìa chính ( font VnTime14- Bold và Regular). Chức danh khoa học, tên chủ nhiệm đề tài và các thành viên của đề tài ở bìa phụ (font VnTimeH14- Bold và Regular).

- ở giữa tên đề tài nghiên cứu. Tên đề tài, in bằng chữ lớn. Tuỳ theo độ dài của tên đề tài mà chọn cỡ chữ cho cân đối.

Dưới tên đề tài có dòng chữ: Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài  KH-CN cấp..., (font VnTimeH12 Bold và Regular, luận án hay tóm tắt luận án).

Mã số... (font VnTimeH14 Bold và Regular).

- ở góc phải phía dưới: họ và tên, học vị, chức vụ khoa học, chức vụ chính quyền của người hướng dẫn khoa học.

 - ở giữa phía dưới: nơi và năm hoàn thành công trình nghiên cứu (Địa danh và tháng năm bảo vệ công trình) (font VnTimeH14 - Bold và Regular).
Bìa chính bằng giấy bìa khổ 210 x 297 mm và bìa phụ bằng giấy in khổ A4 của bản chính đều có khung bao quanh lề trên 2,5 cm, lề dưới 2,5 cm, lề phải 2,5 cm và lề trái 3,5 cm. Bìa chính và bìa phụ của bản tóm tắt có kích thước 130 x190 hoặc 140 x 200 mm thì khổ chữ thu nhỏ theo tỷ lệ thích hợp và bìa có khung bao quanh lề trên 1,5 cm, lề dưới 1,5 cm, lề phải 1,5 cm và lề trái 2 cm.

b2/ Văn phong khoa học 

Nội dung công trình nghiên cứu cần được trình bày sáng sủa, đảm bảo tính logíc chặt chẽ. Các thuật ngữ khoa học cần chính xác; nếu đề cập tới những thuật ngữ mới thì phải giải thích. Văn phong trong các công trình khoa học thể hiện tính khoa học và thái độ văn hoá của người nghiên cứu. Vấn đề cần được trình bày một cách khách quan, tránh thể hiện tình cảm yêu ghét đối với đối tượng nghiên cứu. Văn phong khoa học cần chú ý đến tính chính xác, ngắn gọn, xúc tích, sâu sắc, đồng thời cố giữ cho lời văn dễ hiểu. Phải nắm chắc nội dung của các thuật ngữ khoa học, nhiều khi phải có luôn trong tay bản đối chiếu những định nghĩa của các thuật ngữ dễ lẫn lộn nhau. Đối với những từ thường dùng, chẳng những cần nắm chắc nghĩa cơ bản mà còn phải nhớ kĩ các nghĩa bóng, các sắc thái để có thể dùng một cách thật đúng và tế nhị. Chỗ nào không cần thiết thì nên dùng các từ thông thường thay cho những từ có vẻ “sách vở”. Tránh dùng những nhóm từ rập khuân để khỏi rơi vào công thức, sáo rỗng, không đích xác. Các lỗi ngữ pháp, các lỗi chính tả cần được thanh toán ngay trong bản thảo. Các sơ xuất do in hay đánh máy gây ra cũng cần được sửa chữa cẩn thận. Nhìn chung, không được viết tắt. Song trong một số trường hợp có thể viết tắt mà không cần phải chú giải (ví như: Trường phổ thông trung học vừa học vừa làm, trường PTTHVHVL; dạy học chương trình hoá = DHCTH…) Những câu, những đoạn trích dẫn cần có tính chính xác, được đặt trong dấu ngoặc kép và kèm theo địa chỉ (tên tác giả, tên tác phẩm, nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản, trang… ); hoặc ghi (số thứ tự tài liệu trích dẫn trong danh mục các tài liệu đặt ở cuối công trình nghiên cứu và số trang mà từ đó đã trích dẫn), thí dụ: [23, tr92] có nghĩa là trích từ tài liệu số 23 trong danh mục các tài liệu, ở trang 92).
b3/  Tỷ lệ giữa các phần của đề tài

Để có một bố cục cân đối, tỷ lệ giữa các phần của đề tài phải tương ứng nhau. Văn bản báo cáo kết quả nghiên cứu gồm có ba phần:

-  Phần mở đầu 

Bìa gồm có bìa chính và bìa phụ

Mục lục

Trang ghi ơn có nội dung cảm ơn các cá nhân và cơ quan đã trực tiếp hoặc gián tiếp giúp đỡ tác giả hoàn thành công trình nghiên cứu.

Ký hiệu và viết tắt liệt kê theo thứ tự vần chữ cái những ký hiệu và viết tắt trong báo cáo để người đọc tiện tra cứu. ở một số sách hay công trình nghiên cứu được xuất bản còn có nội dung xác định.

Lời nhà xuất bản. Nhà xuất bản có thể viết lời giới thiệu cuốn sách hoặc tác phẩm, lý do ra đời của cuốn sách, thân thế sự nghiệp của tác giả.

Lời giới thiệu - lời tựa thường do người ngoài viết để giới thiệu tác phẩm với công chúng. Người viết lời giới thiệu thường là nhà khoa học có uy tín hoặc là một nhân vật có địa vị xã hội có quan tâm đến lĩnh vực được đề cập trong tác phẩm.

Lời nói đầu do tác giả viết để trình bày một cách vắn tắt lý do và bối cảnh, ý nghĩa lý thuyết, thực tiễn của đề tài, kết quả đạt được, vấn đề còn tồn tại, những dự kiến sau công trình nghiên cứu. Nếu không có trang dành riêng cho lời cảm ơn thì ở phần cuối lời nói đầu, tác giả có thể viết nội dung này.  

-  Phần chính của nội dung đề tài 

Bài chính gồm các phần mở đầu, nội dung, kết luận- khuyến nghị.

Phần mở đầu: Phần này ghi tiếp sau lời nói đầu, chiếm khoảng 5% đến 10% số trang của đề tài. Nếu phần này nêu cả  lịch sử vấn đề thì có thể dài hơn một ít, nhưng đối với một công trình bước đầu, toàn bộ cả hai phần này có tỷ trọng không quá 20%. Nên làm cho nổi bật câu hỏi đặt ra vấn đề mà công trình sẽ giải quyết.

Phần nội dung nêu những vấn đề cơ bản, chủ yếu nhất của công trình nghiên cứu. Tỷ trọng phần này chiếm khoảng 50% đến 75% khối lượng công trình. Riêng phần giới thiệu phương pháp nghiên cứu cần viết tỉ mỉ, rõ ràng, nổi bật cái mới và ưu điểm, nêu cô đọng trong vòng 15% đến 20%. Trường hợp nội dung công trình chỉ là những thực nghiệm, có thể dành một phần lớn hơn khoảng 30% để mô tả phương pháp nghiên cứu và tiến hành. Có thể chia thành các chương mục mà số lượng chương, mục phụ thuộc vào đặc điểm của đề tài, khối lượng, nội dung, cách trình bày của tác giả... thường được chia thành ba chương. Số thứ tự của các chương không đánh bằng hệ thống số ả rập mà đánh bằng các chữ số. Các mục và tiểu mục đánh số bằng nhóm hai, ba chữ số, cách nhau một dấu chấm. Để dễ nhận dạng, khi số chương, mục đã lên đến hai ba cấp, ta thường sử dụng tiếp cách đánh số thông dụng, dùng chữ cái thường a, b, c... chỉ để ý lớn, dưới ý lớn là các ý nhỏ ở đầu dòng...vv.

ở kết luận thường không đánh số chương nhưng là một phần tách riêng. Phần kết luận cần trình bày ngắn gọn các kết luận chung và khuyến nghị, không có lời bàn và bình luận gì thêm. Theo thông lệ, phần này nằm ở cuối báo cáo. Phần này chiếm không quá 5%.

Tài liệu tham khảo

-  Phần phụ lục

Việc sắp xếp phần phụ lục nên theo trình tự sau:

+ Các công trình (bài viết) đi sâu từng khía cạnh của vấn đề nghiên cứu (nếu có).

+ Bảng hướng dẫn, chỉ dẫn hoặc ước chú.

+ Các biểu bảng, số liệu, biểu đồ, đồ thị, hình vẽ...

+ Mẫu phiếu điều tra khảo sát:

Nếu có nhiều phụ lục thì phụ lục được đánh số thứ tự không thể hiện bằng số la mã hoặc số ả-rập.

b4/ Cách trích dẫn tài liệu tham khảo

Trích dẫn là sử dụng câu văn của người khác đưa vào nội dung của công trình nghiên cứu. Có hai cách trích dẫn trực tiếp và gián tiếp.

Trích dẫn trực tiếp ghi lại nguyên văn mà nguyên văn phải đặt trong ngoặc kép. Trích dẫn gián tiếp chỉ lấy ý mà thôi. Trích dẫn gián tiếp còn có trong trường hợp sử dụng tài liệu trung gian. Mọi trích dẫn đều phải ghi xuất sứ tài liệu.

Việc đăng trích dẫn phải tuân thủ một số yêu cầu xác định.

Trích dẫn phải trung thực, không được cắt xén, gò ép câu văn, thêm thắt để lái qua nghĩa khác. Đối với câu nói của danh nhân, lời phát biểu của các nhà bác học, các văn kiện, điều luật, quy chế... cần trích dẫn trực tiếp. Trường hợp không trích dẫn trọn vẹn một đoạn văn, có thể bỏ qua những từ, dấu ghi hay câu đệm nếu không phương hại đến nội dung đoạn trích. Sử dụng ba chấm (...) để thay vào chỗ bỏ qua, không trích. Nếu không trích dẫn ngay từ đầu câu thì phải đặt ba chấm trước đoạn trích. Ngược lại, nếu chỉ trích dẫn đoạn đầu, bỏ đoạn sau thì phải dùng ba chấm thay cho đoạn cuối ấy. Nếu muốn nhấn mạnh một từ nào trong đoạn trích dẫn mà nguyên bản không gạch chân (hay in nghiêng, in đậm) thì phải ghi thêm “tôi nhấn mạnh” và ghi tắt họ tên kèm theo. Nếu trích dẫn nội dung của tài liệu nước ngoài, cần dịch ra tiếng Việt. Trích dẫn gián tiếp không dùng ngoặc kép nhưng phải ghi xuất xứ. Có các dạng trích dẫn như: Câu văn, đoạn văn, số thống kê, đồ thị, sơ đồ, tranh ảnh... đều ghi xuất xứ.

Không ghi xuất xứ đối với ca dao, tục ngữ, còn các danh ngôn mà ai cũng rõ tác giả, chẳng hạn như “Học, học nữa, học mãi” hoặc “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” chỉ ghi tác giả mà không cần ghi xuất xứ.

Khi sử dụng trích dẫn qua tài liệu trung gian cần thận trọng. Nếu có thể được, nên kiểm tra tài liệu, đối chiếu nội dung với tài liệu gốc.

Ngoài những trích dẫn, nhiều khi chúng ta cần có những chú thích khác. Thông thường, muốn làm sáng tỏ thêm, giải thích sâu hơn một số thuật ngữ, khái niệm, ý tưởng, học thuyết, tác phẩm, tác giả, ...vv được nói đến trong công trình nhưng nếu để xen vào phần trên thì ảnh hưởng đến mạch văn. Cách chú thích cũng có thể làm giống như cách trích dẫn. Hoặc để ngay ở cuối trang hoặc tập trung vào cuối công trình. Những chú thích này có thể để chung hoặc chia thành hai phần: “ Chú thích” và “ Mục lục tên riêng”. Trong mục lục này chỉ chú thích về tác giả và tác phẩm. Những trích dẫn và chú thích trong một công trình nếu làm công phu, chính xác, đúng quy cách sẽ giúp rất nhiều cho bạn đọc. Ngoài ra, nó còn chứng tỏ rằng công trình đã đảm bảo yêu cầu cao trong nghiên cứu khoa học đối với bản thảo và những phẩm chất khác của tác giả. Tuy nhiên nếu quá lạm dụng và nhất là nếu có chỗ không rành mạch, sòng phẳng sẽ có tác dụng ngược lại, gây ấn tượng là tác giả phô trương, thiếu khiêm tốn, làm giảm thiện cảm của người đọc. Do đó, trong vấn đề này cũng như trong mọi việc khác, cần có mức độ. Mức độ này phụ thuộc vào đề tài, tính chất của công trình nghiên cứu, đối tượng mà nó nhằm phục vụ v.v…và nhiều khi phụ thuộc cả vào uy tín của tác giả.

c.  Một số điều cần chú ý khi viết công trình nghiên cứu
- Trình bày theo mọi yêu cầu kỹ thuật, nội dung khoa học với độ chính xác cao, vừa có tư tưởng học thuật, đem lại những điều mới mẻ cho khoa học, có tính thực tiễn, có khả năng ứng dụng vào cuộc sống. 

- Đề tài khoa học phải thực hiện tốt các nhiệm vụ nghiên cứu, đưa ra được các luận chứng, các kiến giải khoa học, chứng minh được giả thuyết đã nêu ban đầu. 

- Đề tài phải được thực hiện bằng các phương pháp phong phú khác nhau, chính xác đem lại những tài liệu đáng tin cậy.

2.5. Giai đoạn bảo vệ công trình nghiên cứu

2.5.1. Chuẩn bị bảo vệ

Để chuẩn bị bảo vệ công trình nghiên cứu, cần hoàn thành một công việc cụ thể như sau:

- Hoàn thiện toàn bộ công trình nghiên cứu: chủ thể phải hoàn thiện toàn bộ công trình nghiên cứu thể hiện bằng văn bản đúng với các yêu cầu về nội dung và hình thức trình bày báo cáo tổng kết đề tài, luận văn, luận án do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về hình thức và nội dung công trình.

- Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài: chủ thể tiến hành viết bản đề cương báo cáo tổng kết đề tài, luận văn, luận án theo tinh thần của bảng tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài, luận văn, luận án nhưng cô đọng, ngắn gọn, hàm xúc.

Viết bản tóm tắt công trình nghiên cứu, trong đó phản ánh một cách đầy đủ và xúc tích nội dung cơ bản của công trình để có thể trình bầy trước hội đồng trong khoảng thời gian 20 phút; bên cạnh đó, cần chuẩn bị đầy đủ và chu đáo các biểu bảng, sơ đồ, đồ thị… với các phương tiện kỹ thuật cần thiết (nếu có);

- Nộp công trình nghiên cứu và bảng tóm tắt lên ban thư ký của hội đồng đúng thời hạn;

- Chuẩn bị các tài liệu minh hoạ cho báo cáo

- Tập dượt trình bày và bảo vệ công trình nghiên cứu. Để bảo vệ, chủ thể phải biết chuẩn bị các tài liệu minh hoạ cho báo cáo.

- Chuẩn bị các câu trả lời: xem trước các bản nhận xét của những người phản biện (những người chấm số 1 và số 2 cũng như người hướng dẫn khoa học và của những người khác (nếu có) để chuẩn bị những vấn đề mà họ nêu ra). Trước khi báo cáo, chủ thể phải chuẩn bị các câu trả lời căn cứ theo tinh thần của các nhận xét của phản biện và của những người trong và ngoài hội đồng nghiệm thu hay hội đồng chấm luận văn, luận án.

2.5.2. Bảo vệ công trình nghiên cứu

- Chủ thể trình bày báo cáo trước hội đồng

- Trả lời những câu hỏi và ý kiến nhận xét của các phản biện, các thành viên của hội đồng

Nói chung, công trình khoa học được đem ra hội đồng khoa học nghiệm thu hoặc đem ra bảo vệ tại hội đồng chấm luận án nhà nước. Đề tài được nghiệm thu  hay bảo vệ thành công, cần được đưa vào ứng dụng trong thực tiễn giáo dục. 

Theo quy định, việc bảo vệ được tiến hành theo các trình tự sau:

- Chủ tịch hội đồng bác học giới thiệu họ, tên và đề tài của người bảo vệ;

- Ban thư ký của hội đồng công bố hồ sơ khoa học của người bảo vệ;

- Người bảo vệ trình bày tóm tắt nội dung công trình nghiên cứu của mình trong vòng 20 phút. Việc chủ thể trình bày báo cáo trước hội đồng phải ngắn gọn, xúc tích, cô đọng đơn giản rõ ràng, dễ hiểu và đầy đủ lượng thông tin cần thiết, quan trọng, chủ yếu về tính cấp thiết của đề tài, mục đích, phạm vi-giới hạn, đối tượng-khách thể, giả thuyết khoa học nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, phương tiện nghiên cứu, những kết quả đạt được, những đóng góp mới, những kết luận, khuyến nghị và phương hướng tiếp tục nghiên cứu đề tài...

Khi báo cáo kết quả nghiên cứu chủ thể cần lưu ý đảm bảo tính khiêm tốn, khoa học, lịch lăm, có văn hoá ứng xử, khôn khéo giải quyết các câu hỏi, thận trọng, tự tin, anh minh. Giành thời gian cho việc làm sáng tỏ các kết quả khoa học mới vừa thu thập được bằng ngôn ngữ có tính thuyết phục để chứng minh, dẫn chứng với sự hỗ trợ của các tài liệu minh hoạ do người bảo vệ chọn lựa và sử dụng hợp lý bằng phương tiện hiện đại. Các sơ đồ, biểu bảng, tranh ảnh, mẫu vật và các phương tiện cần thiết khác phải được sắp xếp theo thứ tự tương ứng với việc trình bày vấn đề và tiện cho việc sử dụng. Đôi khi để minh hoạ, có thể sử dụng máy tính, máy chiếu đa năng, máy ghi âm hoặc máy chiếu phim... Song, việc bố trí sao cho để mọi người tham dự trong phòng hội nghị của hội đồng có thể nhìn và nghe rõ.

- Hội đồng và những người nghe đưa ra câu hỏi, người bảo vệ trả lời. Khi trả lời những câu hỏi và ý kiến nhận xét của các phản biện, các thành viên của hội đồng, người bảo vệ chỉ cần đề cập thẳng vào bản chất của vấn đề, của sự việc, phải thận trọng và tỏ ra lịch thiệp trong quan hệ với những người phát biểu nhận xét về báo cáo của mình ngay cả khi có những nhận xét mang tính chất phê phán mạnh mẽ. Bản thân phải thể hiện tính khiêm tốn và tự tin trong việc tự đánh giá kết quả khoa học của mình. 

- Những người phản biện và cán bộ hướng dẫn khoa học đọc bản nhận xét đánh giá;

- Các thành viên của hội đồng và những người nghe phát biểu nhận xét, đánh giá;

- Người bảo vệ phát biểu ý kiến và trả lời những câu hỏi và ý kiến nhận xét của các phản biện, các thành viên của hội đồng

- Hội đồng bỏ phiếu kín đánh giá công trình nghiên cứu, công bố kết quả và kiến nghị ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn;

Nhìn chung lại, quá trình nghiên cứu một đề tài khoa học giáo dục được thực hiện qua nhiều giai đoạn khác nhau như đã trình bày ở trên. Song sự phân chia các giai đoạn như vậy chỉ có tính tương đối. Vì trên thực tế, giai đoạn này có thể được chứa đựng cả trong giai đoạn kia.

Để hoàn thành có hiệu quả các giai đoạn này, nhà nghiên cứu phải làm việc một cách khoa học với nghị lực và quyết tâm cao, đặc biệt với tính kiên trì, và thái độ làm việc thật nghiêm túc. 

Chương 3: Đánh giá và tổ chức thực hành 
Nghiên Cứu Khoa học Giáo Dục

3.1. Đánh giá một công trình NCKHGD

3.1.1. Hiệu quả các quá trình NCKH

Sản phẩm khoa học là những văn bản trình bày một cách tường minh kết quả một đề tài hay một chương trình nghiên cứu khoa học bao gồm những thông tin mới, những luận chứng, những tư liệu, những kết luận, những đề xuất mới và những phụ lục kèm theo gồm các tờ trình có thuyết minh, những bảng số, biểu đồ, những phiếu điều tra, những phép thử và có thể cả những sản phẩm bằng vật chất…

Sản phẩm khoa học là kết quả hoạt động sáng tạo của một cá nhân hay một tập thể các nhà khoa học, cần phải được đánh giá một cách khách quan. Đánh giá là xem xét chất lượng của sản phẩm, nhưng đồng thời cũng xem xét cả hiệu quả của một quá trình tổ chức và tiến hành nghiên cứu, từ đó để đề xuất những giải pháp tổ chức quản lý nghiên cứu tốt hơn, đem lại hiệu quả hơn.

Đánh giá hiệu quả quá trình nghiên cứu khoa học là tính toán những chi phí cần thiết cho một đơn vị sản phẩm, nhưng quan trọng hơn là đánh giá chất lượng của một công trình. Đánh giá là tìm ra cái có ích nhất, có giá trị nhất đối với cuộc sống, trên sự chi phí tối thiểu cả về tài lực và sức lực… Đánh giá hiệu quả nghiên cứu khoa học là công cụ của quá trình quản lý NCKH. Đánh giá chính là biện pháp tổ chức để thúc đẩy quá trình nghiên cứu tiến mạnh hơn, đi đúng hướng hơn, phục vụ cho cuộc sống nhiều hơn.

Đánh giá hiệu quả NCKH là một công việc nghiên cứu phức tạp, nó rất khác với việc đánh giá một công trình nghiên cứu khoa học tự nhiên hay khoa học kỹ thuật. Nó cũng đòi hỏi sự đánh giá toàn diện các mặt cả về thông tin khoa học, lẫn ý nghĩa xã hội và chi phí và hiệu quả kinh tế, ta cần nghiên cứu chúng một cách đầy đủ chi tiết ở các mục sau.

a. Hiệu quả khoa học

Nghiên cứu khoa học nhằm tới mục đích tối cao là khám phá ra những chân lý mới, những hiểu biết mới về thế giới khách quan. NCKHGD cũng nhằm tới việc hiểu biết đầy đủ hơn, chính xác hơn về các quy luật giáo dục, về bản chất các hiện tượng giáo dục, về các con đường tổ chức hệ thống giáo dục quốc dân, về bản chất của nội dung, phương pháp giáo dục và các con đường để nâng cao hiệu quả của quá trình giáo dục và dạy học. 
b. Hiệu quả xã hội

NCKHGD có mục đích là tìm các giải pháp cho các mâu thuẫn của thực tiễn giáo dục ở nước ta. Như vậy NCKH phải hướng vào xã hội phục vụ cho sự phát triển xã hội. 

c. Hiệu quả kinh tế

Bất kỳ một công trình khoa học nào khi đánh giá cũng phải xem xét tới một hiệu quả quan trọng đó là hiệu quả kinh tế. Một câu hỏi đặt ra là: Công trình khoa học có giá trị thì đem lại lợi ích gì? ứng dụng những thành tựu khoa học giáo dục làm tăng cường chất lượng đào tạo và giáo dục, làm cho quá trình tổ chức giáo dục và đào tạo đạt tới hiệu quả cao, tức là chi phí ít nhất về tài chính nhưng lại thu được chất lượng đào tạo cao nhất. Những thế hệSV ra trường là những thế hệ trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất vật chất sẽ vận dụng kiến thức khoa học vào sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao. Vì vậy ngày nay người ta nói đến việc chi phí cho nghiên cứu và đào tạo là việc chi phí thông minh, vì nó sẽ đem lại lợi ích thật sự cho xã hội lâu dài. Đối với một đề tài cụ thể, hiệu quả kinh tế là hiệu quả trực tiếp mà đề tài sẽ đóng góp cho cuộc sống, đem lại năng suất lao động cao hơn, làm giảm giá thành, bớt chi phí, tạo ra bước nhảy vọt trong sản xuất vật chất hay quản lý xã hội.

3.1.2. Phương pháp đánh giá một công trình khoa học giáo dục

a. Phương pháp đánh giá bằng hội đồng nghiệm thu

Phương pháp đánh giá một công trình khoa học bằng hội đồng nghiệm thu là phương pháp rất phổ biến hiện nay. Người ta dùng phương pháp này để nghiệm thu một đề tài khoa học, đánh giá một luận văn thạc sĩ, một luận án tiến sĩ. Phương pháp này có ưu điểm là tiến hành nhanh gọn, dứt điểm. Nó được tiến hành bằng thành lập hội đồng và tổ chức đánh giá công trình theo quyết định của hội đồng 

a1/ Thành lập hội đồng nghiệm thu hoặc hội đồng đánh giá

   Hội đồng nghiệm thu, đánh giá được ra đời do các cấp có thẩm quyền ra quyết định thành lập. Nó bao gồm từ 7 đến 11 người tuỳ theo cấp đề tài, tuỳ theo chuyên ngành và điều kiện cụ thể. Thành viên hội đồng được lưạ chọn từ những chuyên gia theo chuyên ngành. Họ là những người có học vị từ phó giáo sư trở lên am hiểu chuyên môn, có năng lực khoa học  có phẩm chất  trung thực và khách quan. Trong hội đồng có chủ tịch là người có học hàm, học vị cao nhất trong các thành viên, thư ký hội đồng, phản biện và các uỷ viên hội đồng.

a2/ Hoạt động của hội đồng

Sau khi có quyết định thành lập hội đồng, các thành viên của hội đồng được tiếp xúc với công trình khoa học toàn văn, hay tóm tắt công trình. Chủ tịch hội đồng và các phản biện phải đọc nguyên bản một cách nghiêm túc, thận trọng. Các phản biện viết lời nhận xét, đánh giá và những câu hỏi chất vấn. Các thành viên khác đọc tóm tắt công trình. Vào một ngày được ấn định, Hội đồng nhóm họp để nghe chủ nhiệm đề tài, tác giả luận văn, luận án trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu, nghe các phản biện nhận xét sau đó là chất vấn tác giả, tranh luận công khai về đề tài đã được thực hiện. Hợp đồng họp riêng để nhận định và bỏ phiếu đánh giá, sau đó công bố kết quả kiểm phiếu. Kết quả bỏ phiếu chính là sự phán quyết của tập thể hội đồng về sản phẩm khoa học - một công trình đã được tiến hành nhiều năm.

a3/ Nguyên tắc đánh giá bằng hội đồng

- Các thành viên của hội đồng được chọn phải là những chuyên gia có năng lực chuyên môn cao, có phẩm chất tốt, trung thực, khách quan.

- Hội đồng làm việc công khai trong thảo luận và không công khai trong bỏ phiếu đánh giá, để đảm bảo tính khách quan không bị ảnh hưởng lẫn nhau trong cho điểm.

- Hội đồng cần có các thành viên ở những trường phái khoa học khác nhau, các cơ quan khoa học khác nhau, để nói lên tiếng nói đa dạng, nhìn nhận vấn đề được khách quan.

- Hội đồng nghiệm thu đề tài có thể được thành lập nhất thời, hội đồng chấm luận án tiến sĩ được thành lập cố định theo chuyên ngành với một nhiệm kỳ hợp lý.

- ý kiến thống nhất của đa số thành viên trong hội đồng (2/3) là ý kiến cuối cùng của toàn thể hội đồng.

a4/ Kết quả nghiệm thu

- Nếu 2/3 thành viên hội đồng tán thành coi như công trình được mghiệm thu. Các văn bản nhận xét đánh giá về bản thân công trình được gửi lên cấp trên chuẩn y (đề tài theo cấp quản lý, còn luận án do bộ giáo dục và đào tạo chuẩn y theo quy chế của hội đồng phong chức danh khoa học nhà nước).

- Hội đồng tuỳ theo kết quả của công trình, có thể đề nghị cấp trên khen thưởng, hay kiến nghị xuất bản, phổ biến hay chuyển cấp nghiên cứu cao hơn.

b. Phương pháp thử nghiệm kết quả nghiên cứu trong thực tiễn

Phương pháp thứ hai đánh giá công trình nghiên cứu khoa học bằng cách đưa kết quả nghiên cứu vào thử nghiệm trong thực tiễn. Đây là phương pháp hiện ít được sử dụng, nhưng là phương pháp tốt nhất để khẳng định kết quả nghiên cứu một cách khách quan. Nó làm gắn liền hai khâu: nghiên cứu và ứng dụng, ứng dụng nhằm đạt tới yêu cầu thật sự của nghiên cứu khoa học.

 Đưa kết quả thử nghiệm trong thực tế, để thực tế khẳng định tính chân lý có lẽ là phương pháp công bằng nhất, nhưng là phương pháp phức tạp đòi hỏi phải có một số điều kiện: Trước hết đây không phải là đề tài lý thuyết thuần tuý của nghiên cứu cơ bản, mà là đề tài có thể ứng dụng được hoặc là đề tài thuộc lĩnh vực ứng dụng có khả năng xây dựng được chương trình khảo nghiệm. Thứ hai là cần có thêm thời gian, tốn thêm tài chính, nhân lực và vật lực nghĩa là cần có đầu tư cho một giai đoạn tiếp sau nghiên cứu. Thứ ba cần có địa điểm thích hợp, với những điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật nhất định.

Trong nghiên cứu khoa học giáo dục việc đánh giá kết quả nghiên cứu bằng thử nghiệm cũng có thể được thực hiện nếu các đề tài này là những vấn đề thuộc phạm trù phương pháp hay nội dung giáo dục dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục. Để tiến hành thử nghiệm người ta cho chọn một địa điểm thích hợp và tiến hành các bước tiếp theo mô hình của các bước thực nghiệm sư phạm. Nếu ở một địa điểm được thử nghiệm có kết quả tốt, có thể mở rộng địa bàn sang một số cơ sở mới ở một số địa phương có những điều kiện khác hơn. Kết quả thử nghiệm mở rộng này là những chứng cứ hùng hồn về kết quả một đề tài đã được nghiên cứu. Kết quả thử nghiệm đã được tổng kết chu đáo - như vậy là đề tài đã được nghiên cứu.
3.2. Thực hành nghiên cứu KHGD

3.2.1. Chi tiết hoá, cụ thể hoá các phương pháp nghiên cứu và xây dựng đề cương nghiên cứu một công trình KHGD - NN tự chọn.

Đề cương dưới đây được lựa chọn với mục đích minh họa cho việc thực hiện các thao tác nghiên cứu, giúp người học tập dượt, hình thành các kỹ năng nghiên cứu cụ thể mang ý nghĩa thực tế, hoàn toàn không có ý định giới thiệu các kết quả nghiên cứu mẫu. Vì vậy, khi nghiên cứu, chúng ta sẽ thấy mức độ vận dụng lý luận vào thực tiễn nghiên cứu, học tập cách trình bày đề tài một cách gần gũi, sát với hoạt động nghiên cứu, tổng kết bình thường của mình.

Từ việc nghiên cứu các tài liệu này, các vấn đề lý luận đã học sẽ được phân tích, ứng dụng có căn cứ thực tế được chứng minh. Chúng ta sẽ hiểu cụ thể hơn về đề tài nghiên cứu, cách xác định đối tượng, phương pháp nghiên cứu, cách thức lập luận về một vấn đề nghiên cứu nhất định.

Tên đề tài: " Nghiên cứu ứng dụng phương pháp Dạy nghề theo năng lực thực hiện trong đào tạo giáo viên dạy nghề ở Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định "
Mở đầu

1. tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu.



Chiến l​ược phát triển giáo dục 2001-2010 và quy hoạch mạng lư​ới tr​ường Dạy nghề giai đoạn 2002-2010 đã đề ra việc hình thành hệ thống đào tạo kỹ thuật thực hành. Kết luận của Hội nghị TW Đảng lần thứ VI khóa IX cũng nêu rõ:  ‘‘… Hình thành hệ thống đào tạo kỹ thuật thực hành với nhiều cấp trình độ…”. Đó cũng là xu thế chung của Giáo dục kỹ thuật (GDKT) và Dạy nghề (DN) trong khu vực và trên thế giới : ‘‘cách” theo hư​ớng thực hành trên cơ sở vận dụng ph​ương thức đào tạo theo năng lực thực hiện (NLTH). Đổi mới ph​ương thức đào tạo Giáo viên dạy nghề (GVDN) theo NLTH đ​ược thể hiện ở bộ ba tiêu chí: Kiến thức - Kỹ năng - Thái độ mà ngư​ời GVDN cần phải có để hành nghề. Hiện nay các tr​ường S​ư phạm kỹ thuật (SPKT) mới có khả năng đào tạo được khoảng 20 ngành nghề, trong khi đó các tr​ường Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) và DN đang cần từ 10.000 đến 12.000 giáo viên (GV) với gần 400 ngành nghề khác nhau ch​ưa có nơi đào tạo. 


Ng​ười GVDN không chỉ có kiến thức vững về chuyên môn kỹ thuật cũng như​ kỹ năng s​ư phạm, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng quản lý mà còn phải có NLTH các hoạt động nghề nghiệp. Song, việc rèn luyện NLTH cho sinh viên (SV) ngay trong quá trình đào tạo đang là một bất cập ở các tr​ường SPKT. Điều đó đã dẫn đến tình trạng SV sau khi tốt nghiệp GVDN chậm thích ứng với thực tiễn, bỡ ngỡ khi hướng dẫn thực hành và chậm phát triển KNTH nghề nghiệp. Do đó, cần nghiên cứu vận dụng ph​ương thức Dạy nghề theo NLTH tr​ước hết là ở Tr​ường ĐHSPKTNĐ, đặc biệt ở khâu Dạy nghề (Dạy thực hành) để đào tạo GVDN cho hệ thống Giáo dục nghề nghiệp (GDNN). 


Đề tài: "Nghiên cứu ứng dụng phương pháp Dạy nghề theo năng lực thực hiện trong đào tạo giáo viên dạy nghề ở Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định " Mã số: CB2007-03-10 được tiến hành nghiên cứu nhằm góp phần giải quyết những vấn đề về lý luận và thực tiễn trong việc nâng cao chất lượng đào tạo. Mặt khác, các kết quả nghiên cứu khả thi được áp dụng rộng rãi ở các khoa, tổ bộ môn chuyên ngành kỹ thuật ở Trường ĐHSPKT NĐ sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của sự nghiệp giáo dục đào tạo GVDN. 

2. Mục tiêu nghiên cứu


Tổ chức ứng dụng phương pháp Dạy nghề theo NLTH trong đào tạo GVDN ở Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định và khuyến nghị các giải pháp mở rộng áp dụng.

3. đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu: 


- Phương pháp Dạy nghề theo NLTH trong đào tạo GVDN.

- Các điều kiện áp dụng Dạy nghề theo NLTH trong đào tạo GVDN.


- Kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam trong ứng dụng phương pháp.


- Tổ chức ứng dụng tại trường.  

3.2. Phạm vi nghiên cứu:


Xây dựng quy trình ứng dụng phương pháp Dạy nghề theo NLTH trong đào tạo GVDN.

+ Công nghệ hàn

+ Kỹ thuật điện 

+ Chế tạo máy 


4. phương pháp nghiên cứu

4.1. Phân tích tổng hợp  


4.2. Phương pháp thực nghiệm

4.3. Phương pháp khảo sát và xin ý kiến chuyên gia

5. Nội dung nghiên cứu


Đề tài bao gồm các phần mở đầu, ba chương, kết luận, thư mục tài liệu tham khảo, phụ lục.

Phần mở đầu
Chương 1. 


Cơ sở lý luận và thực tiễn
của ứng dụng phương pháp Dạy nghề theo năng lực thực  hiện

              trong đào tạo Giáo Viên Dạy Nghề



1.1. Tổng quan những vấn đề liên quan đến đề tài nghiên cứu.

1.2. Một số khái niệm cơ bản. 



1.2.1. Năng lực thực hiện.



1.2.2. Kỹ năng thực hiện.


1.3. Phân biệt sự khác nhau giữa Dạy nghề theo năng lực thực hiện với các phương pháp dạy nghề khác nhau.


1.4. Nội dung Dạy nghề theo năng lực thực hiện. 
 


1.5. Các điều kiện cần và đủ để thực hiện phương pháp Dạy nghề theo năng lực thực hiện.
        

1.6. Sự cần thiết phải ứng dụng phương pháp Dạy nghề theo NLTH.


1.7. Đặc điểm của việc giảng dạy 3 chuyên ngành: Công nghệ Hàn;Kỹ thuật Điện; Chế tạo máy. 


Chương 2. 
Các giải pháp tổ chức ứng dụng phương pháp dạy nghề theo năng lực thực hiện trong đào tạo Giáo viên Dạy Nghề 

ở Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật  Nam định

 
2.1. Xây dựng các quy trình ứng dụng phương pháp Dạy nghề theo NLTH cho đội ngũ GV các ngành kỹ thuật.

 + Công nghệ hàn

 + Kỹ thuật điện 


 + Chế tạo máy 


2.2. Xây dựng một số bài giảng ứng dụng phương pháp Dạy nghề theo NLTH trong đào tạo  GVDN của 3 chuyên ngành (Công nghệ hàn, Kỹ thuật điện, Chế tạo máy)


2.3. Tổ chức huấn luyện cho giáo viên (3 chuyên ngành) các kỹ năng Dạy nghề theo NLTH.
Chương 3.  
    Thực nghiệm ứng dụng Phương pháp dạy nghề 

        theo năng lực thực hiện và một số khuyến nghị

3.1. Thực nghiệm phương pháp Dạy nghề theo NLTH.


3.2. Đánh giá kết quả và nhận xét thực nghiệm.


3.3. Khuyến nghị các giải pháp mở rộng ứng dụng trong phạm vi ở Trường ĐHSPKTNĐ.
Phần kết luận và khuyến nghị
Tài liệu tham khảo
6. Sản phẩm của đề tài

* Báo cáo khoa học về kết quả nghiên cứu của đề tài.

* Đĩa CD ghi kết quả nghiên cứu của đề tài và các phụ lục kèm theo.

7. Kế hoạch và dự kiến kinh phí nghiên cứu
	STT
	Nội dung và các bước công việc
	Năm 2007

	
	
	Thời gian
	Kinh phí

	1
	- Xây dựng đề cương 

- Bảo vệ đề cương ở hội đồng khoa học Bộ
	4/2007
	600.000

1.500.000

	2
	Thu thập tài liệu, tư liệu và các số liệu có liên quan
	5/2007
	5.000.000

	3
	Khảo sát thực tế và phỏng vấn chuyên gia 
	6-7/2007
	31.400.000

	4
	Nghiên cứu các chuyên đề 
	7-8/2007
	22.000.000

	5
	Thực nghiệm ứng dụng SPKT
	9/2007
	20.000.000

	6
	Hội thảo thực trạng và giải pháp ứng dụng PP Dạy nghề  theo NLTH trong đào tạo GVDN ở trường ĐHSPKTNĐ
	10/2007
	10.000.000

	7
	Viết báo cáo tổng hợp
	10/2007
	3.000.000

	8
	Xin ý kiến chuyên gia, phản biện
	10-11/2007
	3.000.000

	9
	Phụ cấp chủ nhiệm đề tài (100.000đx10tháng)
	
	1.000.000

	10
	Văn phòng phẩm, pho to
	
	1.000.000

	11
	Bảo vệ đề tài
	12/2007
	1.500.000

	Tổng cộng  (Một trăm triệu đồng chẵn)
	100.000.000


3.2.2. Xây dựng các biên bản mạn đàm (thảo luận), các hoạt động quan sát, thực nghiệm…phục vụ cho mục đích nghiên cứu một công trình NCKHGD – NN cụ thể. 

Phụ lục

Mẫu đề cương NCKH giáo dục nghề nghiệp.

Tên đề tài: Các giải pháp đổi mới quản lý quá trình đào tạo giáo viên dạy nghề tại  trường Đại học Sư​ phạm Kỹ thuật Nam Định

(Mã số: CB 2008 - 01 - BS)

1. tính cấp thiết của đề tài  nghiên cứu.



Trước những đòi hỏi bức bách của thời đại cũng như thực tiễn của nước ta trong tiến trình đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH), Đảng ta chủ trương và nhấn mạnh việc phát huy cao độ nội lực đồng thời tranh thủ nguồn lực bên ngoài, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển nhanh, bền vững đất nước. Nguồn nhân lực đó chỉ có thể phát triển đầy đủ, có hệ thống và bền vững thông qua các tác động của hoạt động Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT), trong đó, dạy nghề (DN) là một bộ phận rất quan trọng. Giáo viên dạy nghề (GVDN) giữ một vị trí quan trọng trong sự nghiệp đào tạo đội ngũ CNKT. Người GVDN không chỉ có kiến thức vững về chuyên môn kỹ thuật mà còn phải có đạo đức, có kỹ năng sư phạm, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng quản lý.

 Hệ thống Dạy nghề trong cả nước đến nay đã có 2.183 cơ sở dạy nghề, trong đó có 70 trường cao đẳng nghề. Số lượng cơ sở dạy nghề tư thục có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh với 828 cơ sở dạy nghề ngoài công lập. Quy mô đào tạo nghề giai đoạn 2001 – 2006 đã dạy nghề cho 6,6 triệu người (tăng bình quân 6,5%/năm), trong đó dạy nghề dài hạn đạt 1,14 triệu người (tăng bình quân 15%/năm); dạy nghề ngắn hạn đạt 5,46 triệu người (tăng bình quân gần 6%/năm). Năm 2007 tuyển sinh 1 436 500 người, trong đó trung cấp nghề là 151 000, cao đẳng nghề là 29 500 người và năm 2008 dự kiến tuyển sinh là 1 765 000 người, trong đó trung cấp nghề là 255 000 người, cao đẳng nghề là 56 300 người (Nguồn: Tổng cục Dạy nghề).   

Khi giải quyết vấn đề này, bên cạnh việc tiếp cận những vấn đề ở tầm vĩ mô, chúng ta cũng cần thiết phải tiến hành nghiên cứu nội dung ở cấp vi mô tác động đến các trường Sư phạm kỹ thuật (SPKT) và đến từng ngành, nghề khác nhau. ở những lĩnh vực này, trước hết phải nói đến việc đổi mới quản lý mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo cho từng ngành nghề theo từng trình độ khác nhau dưới tác động của quản lý, của tiến bộ kỹ thuật và công nghệ, trong đó có công nghệ dạy học. Hiện nay, do chưa có chuẩn chương trình nên ở nước ta, mỗi trường đã tự xây dựng cho mình một chương trình riêng với cấu trúc, tỷ lệ dạy học lý thuyết/thực hành, số đơn vị kiến thức khoa học cơ bản/kỹ thuật cơ sở/chuyên môn/sư phạm kỹ thuật khác nhau. Phương thức đào tạo theo niên chế khó có khả năng tiếp cận và thích ứng với thực tiễn sản xuất, với tiến bộ KH và CN. Các trường SPKT mới có khả năng đào tạo được khoảng hơn 20 ngành nghề nhưng lại trùng lặp đã dẫn đến tình trạng vừa thừa, vừa thiếu GV, trong khi đó, các trường TCCN&DN đang cần GV cho gần 400 ngành nghề khác nhau nhưng chưa có nơi nào đào tạo. Vì vậy, nội dung chương trình đào tạo GVDN cũng cần được xây dựng lại sau khi đã có chuẩn thống nhất cho từng trình độ. Bên cạnh đó, để thực hiện chủ trương đào tạo theo học phần tín chỉ và liên thông giữa các trình độ, việc quan trọng là phải cấu trúc lại toàn bộ chương trình các bậc SPKT theo học phần – học trình, môđun liên thông để tùy thuộc đối tượng đầu vào, người học có thể thấy mình cần gì học nấy, không ngừng được nâng cao trình độ từ dạy nghề đến trung cấp, cao đẳng và đại học mà không phải học đi, học lại những điều đã phải học như hiện nay. Tiếp đến là cần nghiên cứu vấn đề đổi mới phương pháp cũng như phương tiện dạy học ở từng bộ môn kỹ thuật nói riêng, đặc biệt là tìm hiểu phương thức quản lý quá trình đào tạo và xác định các phương pháp kiểm tra đánh giá. Đây là những lĩnh vực hầu như bị bỏ trống. Cho đến nay, chưa có một công trình nghiên cứu quản lý giáo dục nào được công bố để tìm kiếm những giải pháp và khuyến nghị nào về quản lý quá trình đào tạo GVDN các chuyên ngành sư phạm kỹ thuật được đề xuất cho các trường SPKT. 

Chính vì vậy, đề tài: "Các giải pháp đổi mới quản lý quá trình đào tạo GVDN tại Trường ĐHSPKT NĐ" Mã số: CB – 2008 – 01 – BS  được tiến hành nghiên cứu nhằm góp phần giải quyết những vấn đề về lý luận và thực tiễn trong việc nâng cao chất lượng đào tạo. Mặt khác, các kết quả nghiên cứu có khả năng được áp dụng rộng rãi ở các trường trong hệ thống SPKT sẽ góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục đào tạo GVDN hiện nay.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Đề xuất các giải pháp đổi mới quản lý quá trình đào tạo GVDN tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định và khuyến nghị các giải pháp mở rộng áp dụng.

3. đối tượng và phạm vi nghiên cứu


3.1. Đối tượng nghiên cứu 


-   Sự cần thiết khách quan của đổi mới quản lý quá trình đào tạo GVDN

-   Đánh giá thực trạng công tác quản lý quá trình đào tạo GVDN 

-   Đề xuất các giải pháp đổi mới quản lý quá trình đào tạo GVDN tại trường ĐH SPKT NĐ 

3.2. Phạm vi nghiên cứu


- Đề tài tiến hành khảo sát nghiên cứu về thực trạng công tác quản lý quá trình đào tạo GVDN(CĐSPKT) tại trường ĐH SPKT NĐ; trong phạm vi cho phép đề tài sẽ mở rộng nghiên cứu ở các trường CĐ/ĐH SPKT và Khoa SPKT của một số trường ĐH có đào tạo GVDN

 
- Khuyến nghị các giải pháp đề xuất về đổi mới quản lý quá trình đào tạo GVDN theo hệ thống tín chỉ tại trường ĐH SPKT NĐ và mở rộng phạm vi áp dụng

4. phương pháp nghiên cứu


Đề tài sử dụng và kết hợp các phương pháp nghiên cứu sau:


- Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý luận


- Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn



 Phương pháp điều tra, khảo sát



 Phương pháp tổng kết kinh nghiệm thực tiễn



 Phương pháp chuyên gia và kiểm chứng các giải pháp


Ngoài ra, đề tài còn sử dụng phương pháp toán thống kê để xử lý các số liệu, so sánh qua sơ đồ, biểu đồ.

5. nội dung nghiên cứu


Đề tài bao gồm các phần mở đầu, ba chương, kết luận, thư mục tài liệu tham khảo và phụ lục.

Phần mở đầu

Chương 1. cơ sở lý luận quản lý  quá trình đào tạo

Giáo Viên Dạy Nghề

1.1.     Những vấn đề cơ bản về quản lý quá trình đào tạo GVDN

1.2.    Nội dung quản lý quá trình đào tạo GVDN

1.3.   Sự cần thiết khách quan phải đổi mới quản lý quá trình đào tạo GVDN

1.4.    Kinh nghiệm đào tạo GVDN tại một số nước trên thế giới và trong khu vực


1.4.1. Đào tạo GVKT – DN ở Mỹ


1.4.2. Đào tạo GVKT – DN ở CHLB Đức


1.4.3. Đào tạo GVKT – DN ở một số nước Châu ¸ - Thái Bình Dương

1.4.4. Đào tạo GVDN ở Việt Nam

1.5. Các tiêu chuẩn đào tạo GVDN ở Việt Nam và một số nước


Kết luận chương 1

Chương 2. Thực trạng quản lý quá trình đào tạo Giáo viên Dạy Nghề    
                                              tại  các trường sư phạm kỹ thuật

2.1. Khái quát quá trình đào tạo GVDN


2.1.1. Quy mô và ngành nghề đào tạo


2.1.2.  Mục tiêu đào tạo và chương trình khung


2.1.3. Các điều kiện đảm bảo cho quản lý quá trình đào tạo 

2.2. Thực trạng công tác quản lý quá trình đào tạo tại các trường , Khoa SPKT 


2.2.1. Về quản lý nội dung, chương trình đào tạo



2.2.2.  Về quản lý phương pháp – phương tiện đào tạo 


2.2.3.  Về kiểm tra - đánh giá quá trình đào tạo GVDN


2.3. Những yếu kém và nguyên nhân​​​​​​
Kết luận chương 2

Chương 3.      các giải pháp đổi mới quản lý quá trình đào tạo
giáo viên dạy nghề tại  trường đại học sư phạm kỹ thuật nam định

3.1. Những nguyên tắc đổi mới quản lý quá trình đào tạo GVDN

3.2. Đổi mới quản lý quá trình đào tạo GVDN từ niên chế sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ

3.3.1. Đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo

3.3.2. Đổi mới phương pháp – phương tiện đào tạo 

3.3.3. Đổi mới quản lý kiểm tra - đánh giá quá trình đào tạo GVDN
3.3. Khuyến nghị các giải pháp mở rộng áp dụng trong phạm vi trường các trường, khoa SPKT

Kết luận chương 3

Kết luận và khuyến nghị
Tài liệu tham khảo

Phụ lục

6. Sản phẩm của đề tài 

-  Báo cáo khoa học về kết quả nghiên cứu của đề tài 

-  Đĩa CD ghi kết quả nghiên cứu của đề tài và các phụ lục kèm theo
7. Kế hoạch và dự kiến kinh phí nghiên cứu

Đơn vị ; đồng

	STT
	Nội dung và các bước công việc
	Năm 2008

	
	
	Thời gian
	Kinh phí

	1
	Xây dựng thuyết minh chi tiết được duyệt
	5/2008
	2.000.000

	2
	Khảo sát thực tế, thu thập tài liệu, tư liệu và các số liệu có liên quan 
	6-7/2008
	20.000.000

	3
	Nghiên cứu các chuyên đề 
	8-9 /2008
	37.000.000

	4
	Hội thảo thực trạng và các giải pháp QL quá trình đào tạo GVDN tại trường ĐHSPKTNĐ
	10/2008
	12.000.000

	5
	Viết báo cáo tổng hợp, đóng quyển
	11/2008
	13.000.000

	6
	Chi phí quản lý
	
	12.000.000

	7
	Bảo vệ đề tài
	12/2008
	4.000.000

	Tổng cộng
	100.000.000


(Một trăm triệu đồng chẵn)
	Trưởng Phòng Quản Lý KHoa học

	Chủ nhiệm đề tài



	Xác nhận của cơ quan chủ quản         
	Xác nhận của ban giám hiệu

Trường ĐHSPKT Nam Định




Các phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm kỹ thuật nghề nghiệp





Các phương pháp so sánh - lịch sử





- Phương pháp so sánh





- Phương pháp lịch sử.





Các phương pháp nghiên cứu lý luận





- Phân tích – tổng hợp





- Trừu tượng hoá, khái quát hoá  





- Diễn dịch – quy nạp  


-Mô hình hoá .








Các PPNC trực tiếp  -kinh nghiệm


-  Quan sát khoa học 


-  Lịch sử


 - Thực nghiệm SPKT


-  NC thực tế


 - Phỏng vấn điều tra (Ankét); Chẩn đoán


- Phân tích nội dungcác tài liệu sư phạm
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